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Luận văn thạc sỹ kỹ thuật


Chương1: mở đầu
1.1. Giới thiệu chung 
1.1.1. Khái niệm và đặc tính chung của Điều khiển quá trình

Điều khiển quá trình là sự thao tác những điều kiện của quá trình để làm xảy ra những thay đổi mong muốn trong những đặc tính đầu ra của quá trình.

Trong thực tế thì điều khiển quá trình thường được xem như điều khiển các thông số như: nhiệt độ (t0), áp suất (P), lưu lượng (F), mức (L), nồng độ (pH), định lượng và thậm chí cả điều khiển phản ứng v.v. Việc điều khiển các đại lượng này thường gặp khó khăn vì điều khiển quá trình có những đặc tính:

Những  đặc điểm của quá trình:

Thường được thể hiện dưới 4 đặc tính sau:

· Thời gian chết quá trình (Process Dead time)

· Trễ quá trình (Process Lag)

· Hệ số khuyếch đại của quá trình (Process gain)

· Nhiễu quá trình (Process disturbances)

- Thời gian chết quá trình: Đó là khoảng thời gian giữa sự thay đổi trong tín hiệu đầu vào đến hệ thống điều khiển quá trình và đáp ứng của tín hiệu. Hiện tượng này luôn luôn không phân biệt dạng của tín hiệu được dùng. Ngoài ra nó còn được biết đến như: trễ thuần tuý, trễ vận tải, hoặc trễ khoảng cách - vận tốc.

- Trễ quá trình: Vì quá trình vốn không có khả năng nhận hoặc thải năng lượng một cách liên tục. Qua đó ta có trễ bậc một hoặc trễ bậc cao.

- Hệ số khuyếch đại quá trình: Hệ số khuyếch đại của quá trình được xác định bằng tỷ số giữa sự thay đổi của đầu ra trên sự thay đổi đầu vào.

- Nhiễu quá trình: Là những sự thay đổi mong muốn xảy ra trong quá trình, nó có xu hướng ảnh hưởng bất lợi đến giá trị của biến điều khiển.

Khi nghiên cứu điều khiển quá trình thì việc tổng hợp mạch vòng điều khiển thường gặp khó khăn vì:

- Hệ thống có thông số rải.

- Trong quá trình hoạt động, không những cấu trúc của hệ thay đổi (dẫn đến hàm truyền của hệ thay đổi) mà còn cả thông số của hệ cũng thay đổi.

- Tính phi tuyến cũng như tính tương tác rất lớn.

1.1.2 Các tính chất cơ bản của điều khiển  quá trình 

Khi xây dựng hệ thống điều khiển, nhiệm vụ cơ bản được đặt ra là phải nghiên cứu được tính chất của quá trình (đối tượng điều khiển). Các thông tin về quá trình thu thập được càng đầy đủ thì việc tổng hợp hệ thống điều khiển tự động càng đơn giản và quá trình điều chỉnh càng dễ đạt độ chính xác cao. Việc nghiên cứu quá trình phải xuất phát từ việc nghiên cứu các hiện tượng vật lý xảy ra trong quá trình. Các hiện tượng này luôn liên quan đến dòng vật chất hay năng lượng chảy vào E1 và chảy ra E0 từ quá trình tạo nên môi trường hoạt động của quá trình. Khi E1 = E​0 các hiện tượng trong quá trình tồn tại ở trạng thái dừng, quá trình ở trạng thái cân bằng. Khi E1 ( E0 sẽ tồn tại sự vận động trong môi trường hoạt động của quá trình. Giá trị (E = E1 - E0 được gọi là tác động nhiễu lên quá trình. Nó là đại lượng đặc trưng cho tác động vào của quá trình. Năng lượng hoặc vật chất sẽ được tích luỹ hay chuyển hoá trong lòng quá trình. Các hiện tượng này được phản ánh thông qua một số thông số kỹ thuật của quá trình và được gọi là tín hiệu ra của quá trình. Thông số kỹ thuật đặc trưng nhất cho các hiện tượng xảy ra trong quá trình được chọn làm đại lượng cần điều chỉnh y. Tác động ảnh hưởng lớn nhất lên đại lượng cần điều chỉnh được sử dụng làm tác động điều chỉnh u.
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Hai tính chất cơ bản của quá trình là khả năng tích luỹ hay còn gọi là tính dung lượng và tính tự cân bằng. Nghiên cứu bản chất vật lý của quá trình chính là nghiên cứu các tính chất của nó.

a. Tính dung lượng

Các quá trình điều khiển luôn luôn là khả năng tích luỹ môi trường hoạt động, dự trữ nó trong lòng. Khả năng đó được gọi là khả năng tích luỹ của quá trình hay còn gọi là dung lượng của quá trình. Quá trình có dung lượng càng nhỏ thì tốc độ thay đổi của đại lượng cần điều chỉnh càng tăng khi có sự mất cân bằng giữa dòng ra và dòng vào dẫn đến quá trình điều chỉnh càng phức tạp. Ngược lại dung lượng của quá trình càng lớn thì tốc độ thay đổi của đại lượng cần điều chỉnh càng nhỏ, quá trình điều chỉnh càng đơn giản.

b. Tính tự cân bằng

Tính tự cân bằng là khả năng của quá trình sau khi có nhiễu tác động phá vỡ trạng thái cân bằng của nó thì nó sẽ tự hiệu chỉnh trở lại trạng thái cân bằng mà không tĩnh. Quá trình không có tính tự cân bằng được gọi là quá trình phi tĩnh.

c. Mô tả đặc tính động học của quá trình

Là một phần tử quan trọng trong hệ thống điều khiển tự động, đặc tính động học của quá trình (đối tượng điều khiển) cần được xác định tường minh dưới dạng mô tả toán học (ngoại trừ trường hợp điều khiển mờ thì đối tượng không nhất thiết phải được mô tả tường minh dưới dạng toán học).

Đối với các quá trình phức tạp, đây là đặc trưng của các quá trình trong công nghiệp, việc xác định mô tả toán học của nó không thể tiến hành theo phương pháp giải tích bình thường mà phải tiến hành bằng phương pháp thực nghiệm. Đặc tính động học của quá trình này được biểu diễn dưới dạng các đặc tính thời gian.

Trên cơ sở hàm quá độ của quá trình có thể xác định gần đúng hàm truyền đạt của nó. Do quá trình có hai loại cơ bản là quá trình có tính tự cân bằng và quá trình không có tính tự cân bằng nên thường việc xác định hàm truyền đạt cho hai loại này cũng khác nhau.

* Quá trình có tính tự cân bằng

Dạng tổng quát của hàm truyền đạt của quá trình có tính tự cân bằng được mô tả như sau:
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Trong đó:

KP - hệ số truyền của quá trình 

(P - thời gian trễ, còn gọi là trễ vận chuyển.
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Quá trình gồm hai khâu mắc nối tiếp nhau là: Khâu trễ có hàm truyền đạt 
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và khâu tĩnh có hàm truyền đạt K.G0(s).

Trong thực tế khâu tĩnh có thể được lấy gần đúng một trong 4 dạng sau: khâu quán tính bậc nhất, khâu quán tính bậc nhất có trễ, khâu bậc hai và bậc hai có trễ.

- Khi khâu tĩnh là khâu quán tính bậc nhất thì quá trình có hàm truyền đạt dạng:
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- Khi khâu tĩnh là khâu quán tính bậc nhất có trễ thì quá trình được mô tả bằng hàm truyền đạt dạng:
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Trong đó: ( được gọi là trễ dung lượng.

- Khâu tĩnh có hàm bậc hai và bậc hai có trễ thường ít gặp hơn trong các bài toán điều khiển.

* Quá trình không có tính tự cân bằng

Quá trình mà trong cấu trúc của nó có thành phần tích phân thì sẽ không có tính tự cân bằng. Hàm quá độ của nó tiến xa vô cùng. Hàm truyền đạt của các quá trình không có tính tự cân bằng được mô tả dưới dạng tổng quát như sau:
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Trong đó:
KP - hệ số truyền của quá trình 



(P - thời gian trễ



G0(s) - hàm truyền đạt của thành phần tĩnh có dạng tổng quát:
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Trong thực tế hàm truyền đạt của quá trình không có tính tự cân bằng được mô tả gần đúng bằng một trong 4 dạng sau:

- Khâu tích phân đơn thuần:
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- Khâu quán tính tích phân:
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- Khâu tích phân có trễ:
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- Khâu quán tính tích phân có trễ:
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1.2. cấu trúc cơ bản của hệ điều khiển quá trình


[image: image12]
Hình 1.5 cấu trúc cơ bản của hệ điều khiển quá trình

1.2.1. Cơ cấu chấp hành

1.2.1.1. Van

*Van tiết lưu:

Là van điều khiển lưu lượng được minh hoạ trên hình 1.4. Đây là một dạng van kim với đầu côn để có thể điều chỉnh được lưu lượng đi đến xi lanh hay động cơ thuỷ lực. Chính vì vậy có thể điều khiển được tốc độ của xilanh thuỷ lực. Nhược điểm của van này là khi tải tăng, tốc độ của pittông trong xilanh giảm làm cho áp tăng. Chênh lệch áp từ bơm và đầu ra của van kim giảm dẫn đến lưu lượng giảm. Để giữ cho tốc độ pittông không đổi phải tăng áp của bơm. Để khắc phục nhược điểm này người ta thiết kế ra loại van tiết lưu cân bằng áp hình 1.6
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Khi có tải lớn áp trên đầu của van tăng, đẩy con trượt xuống dưới và mở rộng cửa vào cho chất lỏng, cho lưu lượng qua van kim nhiều hơn. Như vậy chênh lệch áp được đảm bảo và tốc độ dịch chuyển của pittông không thay đổi.

* Van servo

Là van có nhiều bậc khuyếch đại, mà bậc cuối cùng là các van con trượt. Van servo có ba loại: van servo con trượt, van tấm chắn và van vòi phun. Các van này có cấu tạo đặc biệt hơn các van thông thường ở chỗ bên trong nó có hệ thống tự điều chỉnh để có thể đạt vị trí chính xác và đạt tốc độ yêu cầu. Van servo có hai tầng (hình 1.7). Tầng thứ nhất là van lái hướng dòng chất lỏng đến con trượt. Chuyển động của con trượt chính được điều khiển bởi mômen kéo do cơ cấu quay gắn với con trượt sinh ra. Cơ cấu quay có thể được nối với tấm chắn để đóng hay mở các cửa, làm cho áp lực đẩy con trượt thay đổi vị trí theo tín hiệu điều khiển. Đối với van servo tấm chắn và van servo vòi phun thì lưu lượng qua van tỉ lệ với áp suất ra.
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Hình 1.8 mô tả cấu tạo của van servo tấm chắn. Tấm chắn nằm giữa hai vòi phun gắn với hai đường cấp dầu vào con trượt chính. Khi cơ cấu kéo đẩy đẩy tấm chắn về phía nào thì áp lực phía ấy tăng lên, đẩy con trượt về phía áp thấp. Khi van ở vị trí không làm việc thì hai vòi phun đẩy tấm chắn về vị trí cân bằng.

1.2.1.2. Động cơ điện và các cơ cấu điện từ

Động cơ điện là thiết bị biến đổi điện năng thành cơ năng (chuyển động tròn xoay). Phần quay của động cơ được gọi là roto hay phần cảm. Roto thường không cần nối với nguồn điện. Trên rôto có thể có dây dẫn hay nam châm vĩnh cửu hoặc hợp kim đặc biệt tuỳ theo từ tính của chúng. Một số roto có cuộn dây bằng đồng nối với nguồn điện bằng các vòng trượt. Thiết bị khống chế chiều dòng điện qua rôto còn gọi là cổ góp. Cổ góp có các cặp chổi than lắp cố định trên vỏ động cơ, dẫn điện đến phần chuyển động của nó. Rôto được đỡ trên các ổ bi. Các ổ bi hướng kính là loại thông dụng, cần phải được bôi trơn định kỳ. Một số động cơ nhỏ sử dụng bạc đồng bôi trơn bằng dầu thay cho các ổ bi.

Phần đứng yên của động cơ hay còn gọi là stato cấp từ trường chính để làm động cơ hoạt động. Từ trường này có thể tạo ra bởi các nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện. Phần lớn các động cơ chỉ cần nối với điện lưới là có thể hoạt động được. Một số động cơ có độ chính xác cao thường phải có một thiết bị đi kèm đó là thiết bị điều khiển động cơ. Trong số đó có hai loại sau:

- Động cơ có tốc độ, vị trí và mômen kéo cần được điều khiển chính xác.

- Các động cơ công suất lớn, phải khởi động từng bước để dòng xung kích không phá hỏng động cơ.

Trong các hệ thống tự động thì tín hiệu điều khiển đến thiết bị điều khiển động cơ nhằm đạt tốc độ hay vị trí yêu cầu. Tín hiệu điều khiển là tín hiệu tương tự một chiều từ thiết bị điều khiển rôbốt, PLC, thiết bị điều khiển trạm hay máy tính chủ.

Các động cơ sử dụng để điều khiển vị trí và tốc độ có kèm theo bên trong nó các cảm biến vị trí và tốc độ được gọi là động cơ servo.

1.2.2. Các cảm biến:

Trong tất cả các hệ thống tự động, thiết bị tiếp nhận thông tin về diễn biến của môi trường và về diễn biến của các đại lượng vật lý bên trong hệ thống được gọi là cảm biến (sensor).

1.2.2.1. Các cảm biến đo nhiệt độ

* Cặp nhiệt điện

Là cảm biến đo nhiệt độ, chuyển tín hiệu nhiệt độ sang tín hiệu điện dựa trên hiện tượng nhiệt điện. Khi có sự chênh lệch nhiệt điện ở hai đầu nối của hai dây dẫn bằng kim loại khác nhau làm xuất hiện một sức điện động. Nhiệt độ tăng làm tăng sức điện động (điện áp) ra trên cặp kim loại cấu tạo nên nó. Để thuận tiện cho người sử dụng các cặp nhiệt điện được chế tạo sẵn dưới dạng các can nhiệt điện. Miền đo của can nhiệt điện phụ thuộc vào vật liệu chế tạo. Đối với can nhiệt đồng/vàng-côban có thể đo được từ -2700C đến 27000C. 
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Can nhiệt điện có sơ đồ cấu trúc được mô tả trong hình 1.9. Đầu làm việc 1 của hai dây điện cực nhiệt được hàn chặt vào nhau. Các dây điện cực được lồng vào trong ống cách điện 2. Hai đầu tự do của hai dây điện cực nhiệt được gắn các cốt nối 3 thuận tiện cho việc ghép nối với bên ngoài. Vỏ bảo vệ 4 ngăn cản sự xâm thực của môi trường đo lên các dây điện cực nhiệt. Vỏ bảo vệ 4 được gắn chặt lên đầu nối 5 của can nhiệt điện. Hệ thống hai dây điện cực, ống cách điện 2 và cốt nối 3 cũng được gắn chặt lên đầu nối 5 qua tấm lót cách điện 6. Tấm lót cách điện 6 còn đóng vai trò ngăn cản nước xâm nhập vàp trong lòng can nhiệt điện, 7 là nắp đậy. Can nhiệt điện chế tạo nhiều loại khác nhau. Chiều dài của can cũng rất đa dạng đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Can nhiệt điện có chiều dài lớn nhất là 2m. Đường kính dây điện cực nhiệt lớn nhất là 3mm

Để đo được nhiệt độ thì đầu tự do của cặp nhiệt điện phải có nhiệt độ ổn định, cách xa các bề mặt được đốt nóng. Thông thường đầu tự do của cặp nhiệt điện phải đưa về phòng điều khiển trung tâm để ghép nối với thiết bị đo qua dây dẫn bù.

Sơ đồ hệ thống nối cặp nhiệt điện với thiết bị đo trong công nghiệp:

[image: image140.bmp]
* Nhiệt điện trở (Thermistor)

Là loại cảm biến nhiệt độ mà khi nhiệt độ tăng thì điện trở lại giảm. Nhiệt điện trở có độ phân giải cao hơn độ phân giải của điện trở kim loại khoảng 10 lần. Các nhiệt điện trở thông thường được chế tạo từ các ôxit bán dẫn đa tinh thể. Miền đo phụ thuộc vào loại nhiệt điện trở, có thể từ -2730C đến 3000C.

1.2.2.2. Các cảm biến đo áp suất và lưu lượng

* Cảm biến đo áp suất

Đo áp suất là đo lực tác dụng trong môi trường đàn hồi. Các cảm biến áp suất đo chênh lệch áp suất giữa hai vùng kế cận nhau. Thường là một môi trường chất lỏng và một là môi trường không khí. Các cảm biến áp suất đo khả năng mà áp suất vùng đo có thể làm chuyển dịch tải trọng giữ nó lại trong môi trường không khí. Có một số cảm biến áp suất có hai đầu vào nối hai nguồn áp suất khác nhau để đo chênh lệch áp. các cảm biến sử dụng dạng phần tử biến dạng thông dụng như ống bourdon, màng đàn hồi, hộp biến dạng, lò xo ống dạng sóng hay ống hình trụ có thể chỉ thị trực tiếp áp suất trên các thang khắc vạch, nói cách khác các phần tử này thể hiện một dịch chuyển vị trí tương đương với áp suất.

Khi sử dụng trong hệ thống tự động bắt buộc các cảm biến loại này phải trang bị thêm cơ cấu chuyển đổi tín hiệu vị trí thành tín hiệu áp lực tương đương. Cấu trúc của một hệ thống đo áp suất tự động được mô tả trong hình 1.10.
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Hệ thống gồm ba thành phần: cảm biến đo, chuyển đổi đo và chỉ thị đo. Vai trò cảm biến đo là nhận tín hiệu áp suất P và chuyển đổi sang dạng tín hiệu khác. Phần lớn các cảm biến đo áp suất đều có tín hiệu ra dưới dạng dịch chuyển cơ học. Chuyển đổi đo làm nhiệm vụ chuyển độ dịch chuyển cơ học sang dạng tín hiệu điện hay tín hiệu áp suất khí nén để truyền về cho thiết bị chỉ thị đo thường đặt ở phòng điều khiển trung tâm.

* Cảm biến đo lưu lượng theo độ giảm áp thay đổi

Một trong những phương pháp khá phổ biến để đo lưu lượng dịch thể chất khí và hơi quá nhiệt chảy trong đường ống là hiệu áp suất hai bên thiết bị thu hẹp. Thiết bị thu hẹp đóng vai trò cảm biến đo, được đặt trong đường ống tạo nên điểm thắt dòng chảy cục bộ trong đường ống dẫn. Như vậy tại vị trí đặt thiết bị thu hẹp tốc độ của dòng chảy tăng lên. Động năng tăng sẽ dẫn đến thế năng của dòng chảy giảm xuống. Tại vùng đặt thiết bị thu hẹp sẽ có hiện tượng chuyển đổi thế năng sang động năng của dòng chảy. Trước thiết bị thu hẹp áp suất đột ngột tăng, sau khe hẹp áp suất đột ngột giảm. Hai bên thiết bị thu hẹp sẽ xuất hiện áp suất (P phụ thuộc vào lưu lượng của dòng chảy.

Và Lưu lượng: 
[image: image14.wmf]qK.P
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Trong đó K phụ thuộc vào thiết diện khe hở.

Hệ thống đo lưu lượng theo độ giảm áp thay đổi bao gồm: cảm biến đo là thiết bị thu hẹp chuyển tín hiệu lưu lượng q sang hiệu áp suất (P. Thiết bị chuyển đổi II chuyển tín hiệu hiệu áp suất (P sang tín hiệu dòng chuẩn điện áp một chiều (0 ( 5mA; 0 ( 20mA; 4 ( 20mA). Ưu điểm của tín hiệu dòng là có thể truyền đi xa mà không bị tổn thất trên đường dẫn. Phần tử thứ 3 trong hệ thống là bộ xử lý tín hiệu III. Bộ xử lý này thực hiện chức năng đầu tiên là chuyển tín hiệu dòng nhận được sang tín hiệu áp chuẩn (0 ( 5V hoặc 1 ( 10V một chiều). Bước thứ hai là xác định giá trị lưu lượng tức thời q trên cơ sở điện áp U và các thông số các công thức tính lưu lượng. Đồng thời nó cũng tính tổng lượng vật chất chảy qua đường ống theo công thức tích phân:
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Các giá trị q và Q được hiển thị bằng số trên bảng số.

1.2.3. Các cảm biến áp lực:

* Load cell

Load cell là cảm biến được thiết kế riêng biệt để đo lực. Cấu tạo của nó gồm một thanh dầm có dán 4 cảm biến đo biến dạng (4 điện trở tenzo) tại những vị trí bảo đảm gần như chính xác tuyệt đối là khi thành dầm biến dạng thì hai cảm biến chịu biến dạng kéo có cùng điện trở (R - (R) và hai cảm biến còn lại chịu biến dạng nén có cùng điện trở (R - (R). Load cell được chế tạo rất nhiều loại với những giới hạn khác nhau. Trong giới hạn làm việc đặc tính của load cell được xem là tuyến tính. Khi sử dụng load cell cần phải biết giới hạn đo, các điều kiện làm việc, điện áp nguồn cung cấp và độ nhạy của load cell.

1.3 Đặc điểm Điều khiển quá trình gia nhiệt 

Quá trình gia nhiệt là một bài toán tiêu biểu của điều khiển  quá trình . Được ứng dụng rộng rãi trong các nhà máy hoá chất , công nghệ thực phẩm đồ uống vv .

 
[image: image16]
Minh họa sách lược điều khiển qóa  trình gia nhiệt . Nhiệt độ ra của dòng quá trình được thiết bị đo và chuyển đồi  đưa tới bộ điều khiển nhiệt độ . Dựa vào sai lệch giữa giá trị đặt và nhiệt độ đo được, bộ điều khiển đưa ra tín hiệu điều chỉnh bộ mở van cấp  nước qua đó điều chỉnh lại nhiệt độ ra. Nguyên lý điều khiển quá trình gia nhiệt được giải thích một cách sơ lược như sau. Giả sử vì một lý do nào đó mà nhiệt độ ra đo được nhỏ hơn giá trị đặt, ví dụ đo giá trị đặt hoặc lưu lượng dòng quá trình tăng lên, bộ điều khiển sẽ đưa ra tín hiệu điều khiển để tăng lưu lượng hơi nước. Thuật toán điều khiển đơn giản nhất là đưa ra tác động điều khiển tỉ lệ với sai lệch quan sát được :
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Tất nhiên, giá trị lưu lượng cần bù thêm sẽ được biểu diễn qua tín hiệu điều khiển đưa xuống van. Nhiệt độ chênh lệch càng lớn, tín hiệu điều khiển cũng càng lớn, van điều khiển mở càng nhiều và lưu lượng  nước sẽ càng được tăng lên. Chừng nào còn tồn tại sai lệch điều khiển thì lưu lượng  nước còn được thay đổi. Nhờ vậy sau một thời gian nhiệt độ đầu ra được đưa tới gần với giá trị đặt . Trường hợp ngược lại, khi nhiệt độ đầu ra lớn hơn giá trị đặt cũng được sử lý cùng thuật toán, không cần phân biệt.

Trong cấu hình điều khiển một bậc tự do, bộ điều khiển thực hiện luật điều khiển dựa trên sai lệch giữa giá trị quan sát được của biên được điều khiển với giá trị đặt. Ví dụ, luật tỉ lệ trong thuật toán PID đưa ra các giá trị biến điều khiển tỉ lệ với sai lệch điều khiển, luật tích phân dựa trên giá trị tích phân và luật vi phân dựa trên đạo hàm của sai lệch điều khiển. Bộ điều khiển chỉ tính toán đầu ra của nó dựa theo sai lệch, không phân biệt sai lệch đó là do nhiễu quá trình hay do thay đổi giá trị đặt gây ra. Nói cách khác, trong hầu hết trường hợp ta khó có thể chỉnh định bộ điều khiển để thỏa mãn đồng thời yêu cầu đáp ứng bám giá trị đặt và đáp ứng loại bỏ nhiễu. Vấn đề này sẽ được phân tích sâu hơn sau này.

1.4.Kết luận

ở chương 1 chúng ta đã đưa ra được khái niệm chung về điều khiển quá trình, các đặc điểm tính chất của hệ điều khiển quá trình. Bước đầu đã xây dựng được cấu trúc cơ bản của hệ điều khiển quá trình bao gồm thiết bị điều khiển , thiết bị đo và cơ cấu chấp hành .Đã giới thiệu được một số các thiết bị điển hình.

Vấn đề đặt ra là có những phương pháp điều khiển nào để thực hiện điều khiển quá trình một cách  tối ưu nhất .Vấn đề này sẽ được giả quyết trong chương 2
Chương 2: tổng quan về các phương pháp

 điều khiển hiện đại điều khiển quá trình
2.1.Đặt vấn đề
Bất cứ một hệ thống điều chỉnh nào cũng đòi hỏi chính xác tín hiệu điều khiển trong chế độ xác lập, tựa xác lập và quá độ. Trong thực tế có nhiều các phương pháp điêù khiển quá trinh song  ta sẽ đi vào nghiên cứu một số các phương pháp điều khiển cơ bản và hiện đại từ đó tiến hành phân tích các ưu nhược điểm nổi bật của  phương pháp điều khiển và lựa chon phương pháp điều khiển nâng cao chất lư​ợng hệ điều khiển quá trình  

2.2.Các phương pháp điều khiển cơ bản
2.2.1 Điều khiển truyền thẳng

2.2.1.1Cấu trúc cơ bản và bộ điều khiển lý tưởng.

 Cấu trúc tổng quát của điều khiển truyền thẳng được minh họa trên hình 2.1. 
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Hình 2.1  Cấu trúc tổng quán của điều khiển truyền thẳng


Đặc điểm cơ bản của điều khiển truyền thẳng là số biến nhiếu quá trình được đo và đưa tới bộ điều khiển. Dựa trên các giá trị đo được cùng với giá trị đặt, bộ điều khiển tính toán đưa ra giá trị cho biến điều khiển. Nếu đặc tính đáp ứng của quá trình với biến điều khiển cũng như với nhiễu biết trước, bộ điều khiển có thể thực hiện thuật toán bù trước sao cho giá trị được điều khiển đúng bằng giá trị đặt.

Hai cấu trúc thực hiện cụ thể được minh họa qua sơ đồ khối trên hình 2-2, trong đó các mô  hình thông thường được đưa ra dưới dạng hàm truyền đạt. Về mặt lý thuyết, hai cấu hình có thể được coi là tương đương. Đối với cấu hình song song ( hình 2-2a) , luận điều khiển được biểu diễn trên miền Laplace là: 
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Hình 2.2  Cấu trúc tổng quán của điều khiển truyền thẳng
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Hình 2.2  Cấu trúc tổng quán của điều khiển truyền thẳng


Ta có thể nhận thấy một điều thú vị là sự đối xứng giữa mô hình quá trình bộ điều khiển. Tương đương với hai thành phần G và Gd của mô hình quá trình, điều khiển truyển thẳng cũng bao gồm hai khâu là khâu truyền thẳng K và khâu bù nhiễu Gd. Khâu truyền thẳng có nhiệm vụ tạo sự cân bằng giữa biến điều khiển i và giá trị đặt r cho trường hợp không có nhiễu, trong khi khâu nhiễu có nhiệm vụ loại bỏ ảnh hưởng của nhiễu quá trình đo được. Dễ thấy, có đáp ứng lý tưởng y = r bộ điều khiển phải có :
            {
[image: image21.wmf]
Vậy, giả sử hàm truyền đạt  K(s)= G-1(s) khả thi, hệ thống sẽ cho đáp ứng

y=Gu+Gdd=G(Kr+Kdd)+Gdd=G(G-1r – G-1Gdd)+Gdd=r       (2.6)

Phần chung của khâu truyền thằng và khâu bù nhiễu cũng chính là nghịch đảo của mô hình đối tượng. Một điều khá thú vị là mỗi bộ điều khiển lý tưởng ( bộ điều khiển truyền thẳng cũng như bộ điều khiển phản hồi ) thường chứa bên trong đó nghịch đảo của mô hình đối tượng. Như vậy, khi K(s) =  G-1(s) tồn tại và khả thi, cấu hình thứ hai hoàn toàn tương đương với cấu hình thứ nhất. Song nói chung cấu hình thứ nhất tổng quát hơn và dễ thực thi hơn.

2.2.1.3 Các tính chất của điều khiển truyền thẳng 

Ưu điểm quan trọng nhất của điều khiển truyền thẳng là khả năng loại bỏ nhiễu trước khi nó kịp ảnh hưởng xấu tới quá trình. Song, nhược điểm lớn nhất của điều khiển truyền thẳng là cần phải biến rõ thông tin về quá trình và ảnh hưởng của nhiễu. Như ta đã thấy, khi mô hình quá trình hoàn toàn chính xác và hàm truyền đạt G-1(s) khả thi, bộ điều khiển truyền thẳng lý tưởng sẽ cho biến ra cần điều khiển y bám chặt chủ đạo r. Tuy nhiên, mô hình đối tượng và mô hình nhiễu không bao giờ chính xác, không phải nhiễu nào cũng đo được, nên sai lệch tĩnh bao giờ cũng tồn tại. Thực tế, bộ điều khiển lý tưởng bao giờ có tính khả thi. Quan trọng hơn nữa, một bộ điều khiển truyền thẳng khả năng ổn định một quá trình ổn định. Những vấn đề này sẽ được làm rõ dưới đây.

Sai lệch mô hình

Bộ điều khiển truyền thẳng bao giờ cũng được tính toán dựa trên mô hình quá trình. Một mô hình dù chi tiết và chính xác đế đâu cùng lắm chỉ là xấp xỉ của đối tượng thực. Giả sử hàm truyền đạt thực của đối tượng là G* = G + ∆G, trong đó  ∆G là sai lệch mô hình. Sử dụng bộ điều khiển truyền thẳng lý tưởng, đáp ứng ra của quá trình vơi biến chủ đạo ( giả thiết d = 0 ) nay trở thành 

y = G*u = (G + ∆G)G-1r= r+∆GG-1r           (2.7)

Sai lệch điều khiển e =  ∆G.G-1r tỉ lệ với giá trị đặt và sai lệch mô hình. Tương tự như vậy, giả sử hàm truyền đạt thực từ nhiễu tới đâu ra là  

 G*d = Gd + ∆Gd, đáp ứng ra của quá trình sẽ là

y = GG-1(r- Gdd)+(Gd+∆G)d= r+∆Gd            (2.8)

Phương trình (2.8) cho thấy, bộ điều khiển truyền thẳng lý tưởng không có khả năng làm giảm ảnh hưởng của sai lệch mô hình đối tượng cũng như sai lệch mô hình nhiễu tới chất lượng điều khiển. Điều này cũng hoàn toàn đúng cho những bộ điều khiển truyền thẳng không phải dạng lý tưởng. Nói một cách khác bộ điều khiển truyền thẳng khá nhạy cảm với sai lệch mô hình quá trình.

Nhiễu không  đo được 

Trong bất kỳ một quá trình nào cũng tồn tại nhiều nguồn nhiễu. Ngay trong lúc xây dựng mô hình ta đã thường đưa ra một số giả thiết đơn giản hóa. Những yếu tố đã bỏ qua cùng với sai số của phép đo đều được coi là nhiễu không đo được. ví dụ trong bài toán điều khiển thiết bị gia nhiệt, các yếu tố đã được bỏ qua bao gồm tổn nhiệt ra bên ngoài, nhiệt độ quá nhiệt của hơi nước và nhiệt độ của nước ngưng tụ; phép đo lưu lượng và đo nhiệt độ cũng được coi là không có sai số. Ngay cả khi tất cả các biến nhiễu được xét tới thì không phải mỗi biến nhiễu đều được đo, chưa nói là có được đo hay không bởi vấn đề chi phí thiết bị. Ảnh hưởng của chúng có thể thấy rõ qua đáp ứng đầu ra như sau :

y= Gu + Gdd + Gd2d2 = r + Gd2d2
Trong đó d2 là nhiễu không được đo và G​d2 là hàm truyền đạt từ d2 tới y. Như vậy sai lệch điều khiển sẽ luôn không tồn tại ngay cả khi G​ và Gd đều là chính xác. Tồi tệ hơn nữa nếu Gd2 không ổn định thì toàn hệ thống cũng sẽ mất ổn định. Tính chất này cũng là tổng quát cho mọi bộ điều khiển truyền thẳng chứ không phải cho riêng dạng lý tưởng. 

Tính khả thi của bộ điều khiển lý tưởng 

Đối với các quá trình thực, hàm truyền đạt dạng lý tưởng K(s) = G-1(s) sẽ không có tính nhân – quả vì hai lý do sau đây :

· quá trình chứa thành phần trễ ( trong thực tế khó tránh khỏi)

· G(s) luôn là một hàm truyền đạt hợp thức chặt, tức bậc đa thức tử số nhỏ hơn đa thức mẫu số.

Ví dụ với mô hình đối tượng 
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bộ điều khiển lý tưởng sẽ chứa khâu phi nhân quả :
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buộc ta phải sử dụng một thuật toán xấp xỉ mới có thể thực thi. Phương pháp đơn giản nhất là chọn K = G​-1(0) , bộ điều khiển sẽ trở thành một khâu bù tĩnh. Khi đó ta có thể quan tâm tới quan hệ giữa các đại lượng ở trạng thái xác lập, hay nói cách khác là chỉ xét tới đặc tính tĩnh mà bỏ qua đặc tính quá độ của quá trình. Trong ví dụ trên K sẽ được chọn bằng 1.

Một cách giải quyết hay hớn là trước khi tiến hành xấp xỉ, ta biểu diễn bộ điều khiển truyền thẳng dưới dạng song song như trên hình 2-2a :
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Luật điều khiển được chia thành 2 thành phần : bù giá trị đặt ur và bù nhiễu ud. Như vậy mặc dù G-1 không có tính nhân quả và không cần xấp xỉ. Khi đó ta có một khâu bù nhiễu động thực sự, với điều kiện trong phép nhân G-1Gd  không xảy ra triệt tiêu các điểm cực không ổn định. Nếu không, ít nhất trong việc thực hiên xấp xỉ G-1Gd  ở đây cũng mang lại độ chính xác cao hơn cho thành phần bu nhiễu. Riêng đối với thành phần bù giá trị đặt, ngay cả khi G-1 không có tính nhân quả thì thuật toán vẫn có thể cài đặt trên máy tính nếu quỹ đạo đặt r biết trước. Trong trường hợp tổng quát, quỹ đạo r chưa thể biết trước thì việc xấp xỉ G-1 thành một khâu bù tĩnh chỉ liên quan tới thành phần bù giá trị đặt.

Tính ổn định của bộ điều khiển lý tưởng 

Một trường hợp ta cần đặc biệt lưu tâm là khi đối tượng có đặc tính đáp ứng được, tức là khi G có điểm không nằm bên phải trục ảo. những điểm không này sẽ trở thành điểm cực không ổn định của khẩu ổn định G-1. Khi đó bộ điều khiển lý tưởng ngay cả khi thực thi được thì tính ổn định nội của hệ thống không còn được đảm bảo. Để biến cần điều khiển bám theo giá trị đặt, tín hiệu điều khiển sẽ phải liên tục tăng hoặc giảm không có giới hạn, không thể chấp nhận được trong thực tế. Nhưng nếu sử dụng một khâu hạn chế tín hiệu điều khiển thì bộ điều khiển thực ra không còn là lý tưởng và chất lượng cũng sẽ hoàn toàn không như mong đợi. Cách khắc phục duy nhất ở đât là xấp xỉ bộ điều khiển về một khâu ổn định, ví dụ một khâu bù tĩnh như đã nói trên đây.

Ví dụ 2-1 : Cho hàm truyền đạt của đối tưởng 
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ta sẽ có                  
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            (2.12)
Trên hình 2-3 là đồ thị đặc tính điều khiển với thay đổi giá trị đặt tại t = 5s cho 3 trường hợp : i) sử dụng bộ điều khiển không ổn định(2.12), ii) sử dụng bộ điều khiển (2.12) nhưng với khâu hạn chế giá trị [-1 1] và iii) sử dụng khâu bù tĩnh Gr=1. Có thể thấy, chỉ khâu bù tĩnh cho chất lượng tạm chấp nhận được. Đường đặc tính tín hiệu điều khiển  cho trường hợp i) cho thây hệ đã mất ổn định nội. Ngay cả khi sử dụng một khâu hạn chế tín hiệu cho bộ điều khiển không ổn định, giá trị biến cần điều khiển thậm trí lại hoàn toàn ngược dấu với giá trị đặt. 
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Hình 2.3 Đặc tính điều khiển cho ví dụ 2-1

i)                 bộ điều khiển không ổn định

ii)                bộ điều khiển không ổn định, hạn chế đầu ra

iii)               bộ điều khiển xấp xỉ (bù tĩnh)


Đối tượng không ổn định

Một bộ điều khiển truyền thẳng không có khả năng ổn định một quá trình không ổn định. Ngay cả khi tồn tại bộ điều khiển lý tưởng với hàm truyền đạt 

G-1(s)  khả thi thì cũng chỉ có tác dụng triệt tiêu điểm cực không ổn định của G(s), nhưng không vè thế mà đảm bảo được tính ổn định nội của hệ thống. Chỉ cần nhiễu đầu vào du rất nhỏ cũng đủ làm đáp ứng đầu ra tiến tới vô cùng: 

y = G(u+du) +Gdd = Gdu                     (2.13)
Ta xét tiếp ví dụ điều khiển bình mức minh họa trên hình 2-4. 
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Thoạt đầu có thể thấy rằng chỉ cần duy trì lưu lượng vào đúng bằng lưu lượng ra thì mức chất lỏng sẽ được giữ cố định trong bình. Tuy nhiên, tác động của nhiễu có thể sẽ làm sách lược này không đạt được mục đích như mong muốn. Ví dụ, Chỉ cẩn bất cứ một nguyên nhân nào sau đây như cảm biến đo lưu lượng ra có sai số dù là nhỏ nhất, cần điều chỉnh lưu lượng vào không có đặc tính lý tưởng hay áp suất dòng chảy thay đổi điều dẫn đến việc tràn bình hoặc cạn bình sau một thời gian ngắn. Bản chất của vấn đề ở đây nằm ở chỗ, quá trình bình mức là một khâu (không có tính tự cân bằng), trong khi điều khiển truyền thẳng không làm thay đổi tính ổn định của hệ thống. Một sai lêch nhỏ trong mô hình hoặc một tác động nhỏ của nhiễu không những gây sai lệch tĩnh của hệ thống, mà còn cho hệ đi tới trạng thái mất cân bằng.
2.2.2 Điều khiển phản hồi

Điều khiển phản hồi (feedback control) dựa trên nguyên tắc liên tục đo ( hoặc quan sát) giá trị biến được điều khiển và phản hồi thông tin về bộ điều khiển để tính toán lại giá trị của biến điều khiển. Vì cấu trúc khép kín này sách lược điều khiển phản hồi còn được gọi là điều khiển vòng kín (close – loop control) trong các sách lược điều khiển, điều khiển phản hồi đóng vai trò quan trọng hằng đầu. điều khiển phản hồi được sử dụng gần như trong tất cả các hệ thống điều khiển tự động.

2.2.2.1  Điều khiển thiết bị gia nhiệt hơi nước

Hình 2-5 minh họa sách lược điều khiển phản hồi cho thiết bÞ gia nhiệt hơi nước trên lưu đồ P&ID (a) và trên sơ đồ khối (b). Nhiệt độ ra của dòng quá trình được thiết bị đo và chuyển đồi TT (temperature transmitter) đưa tới bộ điều khiển nhiệt độ TC ( temperature controller ). Dựa vào sai lệch giữa giá trị đặt ( SP) và nhiệt độ đo được, bộ điều khiển đưa ra tín hiệu điều chỉnh bộ mở van cấp hơi nước qua đó điều chỉnh lại nhiệt độ ra. Nguyên lý điều khiển phản hồi được giải thích một cách sơ lược như sau. Giả sử vì một lý do nào đó mà nhiệt độ ra đo được nhỏ hơn giá trị đặt, ví dụ đo giá trị đặt hoặc lưu lượng dòng quá trình tăng lên, bộ điều khiển sẽ đưa ra tín hiệu điều khiển để tăng lưu lượng hơi nước. Thuật toán điều khiển đơn giản nhất là đưa ra tác động điều khiển tỉ lệ với sai lệch quan sát được :
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Tất nhiên, giá trị lưu lượng cần bù thêm sẽ được biểu diễn qua tín hiệu điều khiển đưa xuống van. Nhiệt độ chênh lệch càng lớn, tín hiệu điều khiển cũng càng lớn, van điều khiển mở càng nhiều và lưu lượng hơi nước sẽ càng được tăng lên. Chừng nào còn tồn tại sai lệch điều khiển thì lưu lượng hơi nước còn được thay đổi. Nhờ vậy sau một thời gian nhiệt độ đầu ra T được đưa tới gần với giá trị đặt TSP. Trường hợp ngược lại, khi nhiệt độ đầu ra lớn hơn giá trị đặt cũng được sủ lý cùng thuật toán, không cần phân biệt.
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2.2.2.2 Cấu trúc cơ bản

Cấu trúc tổng quát của một hệ thống điều khiển phản hồi được minh họa trên hình 2-6. Có thể nói, hầu hết cấu hình điều khiển đều có thể đưa về dạng này kể cả điều khiển phản hồi trạng thái, điều khiển thích nghi và điều khiển dự báo
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Theo mô hình. Hai cấu hình điều khiển phản hổi thông dụng được minh họa trên hình 2-7. Trong cấu hình điều khiển một bậc tự do, bộ điều khiển thực hiện luật điều khiển dựa trên sai lệch giữa giá trị quan sát được của biên được điều khiển với giá trị đặt. Ví dụ, luật tỉ lệ trong thuật toán PID đưa ra các giá trị biến điều khiển tỉ lệ với sai lệch điều khiển, luật tích phân dựa trên giá trị tích phân và luật vi phân dựa trên đạo hàm của sai lệch điều khiển. Bộ điều khiển chỉ tính toán đầu ra của nó dựa theo sai lệch, không phân biệt sai lệch đó là do nhiễu quá trình hay do thay đổi giá trị đặt gây ra. Nói cách khác, trong hầu hết trường hợp ta khó có thể chỉnh định bộ điều khiển để thỏa mãn đồng thời yêu cầu đáp ứng bám giá trị đặt và đáp ứng loại bỏ nhiễu. Vấn đề này sẽ được phân tích sâu hơn sau này.
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Hình 2-7 Hai cấu hình điều khiển phản hồi thông dụng

Với cấu hình hai bậc tự do, bộ điều khiển chứa hai khâu tương ứng với hai đầu vào, có thể chỉnh định một cách độc lập để đưa ra đáp ứng các yêu cầu riên về bám giá trị đặt cũng như loại bỏ nhiều. Về bản chất, cấu hình điều khiển hai bậc tự do chính là một sự kết hợp của điều khiển phản hồi với điều khiển truyền thẳng, như ta sẽ có dịp đề cập kỹ hơn trong những phần sau. Đại đa số các bộ phân điều khiển công nghiệp điều cho phép lựa chọn cấu hình hai bậc tự do.

2.2.2.3 Vai trò của điều khiển phản hồi

Một câu hỏi được đặt ra thường xuyên là điều khiển phản hồi có vai trò quan trọng như thế nào trong các hệ thống điều khiển quá trình nói riêng và trong các hệ thống điều khiển tự động nói chung. Có thể trả lới ngay rằng điều khiển phản hồi là sách lược điều khiển cơ bản nhất. không thể thay thế trong hầu hết các hệ thống điều khiển. Những lý luận dưới đây ta sẽ làm rõ điều này.

Để đơn giản ta xét cấu hình điều khiển một bậc tự do minh họa trên hình 2-9a. Đáp ứng đầu ra của hệ được biêu diễn trên miên Laplace như sau :

y(s)=G(s)u(s) + Gd(s)d(s)= G(s)K(s)(r(s)-y(s)-n(s))+ Gd(s)d(s) 

hay là

(1+ G(s)K(s))y(s)= G(s)K(s) )(r(s)-y(s)-n(s))+ Gd(s)d(s) 

Bỏ qua kí hiệu biến phức s cho dễ nhìn, cuối cùng ta có thể viết
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Biểu thức thể hiện mối quan hệ quan trọng nhất trong mỗi hệ thống điều khiển phản hồi. Biểu thức này sẽ được sử dụng trong các phân tích dưới

đây cũng như trong nhiều phân tích sau này.


Ổn định hệ kín

Vai trò ổn định hệ kín của hệ điều khiển phản hồi được minh họa một cách đơn giản nhất qua ví dụ điều khiển mức bình chứa ( hình 2-10). Thiết bị đo LT (Level tranmitter ) có nhiệm vụ đo mức trong bình chứa, chuyển thành một tín hiệu chuẩn và truyền về bộ điều khiển. Bộ điều khiển LC ( Level controller)   so sánh giá trị đo được với giá trị đặt mong muốn (hsp​)  và tính toán đầu ra tỉ lệ với sai lệch này. Tín hiệu điều khiển được đưa tói van điều khiển để thay đổi độ mở van tỉ lệ theo sai lệch, nếu giá trị đo được thấp hơn giá trị đặt van sẽ mở nhiều hơn và lưu lượng vào Fi  sẽ tăng lên giúp mức trong bình chứa tăng trở lại. Thông thường, giá trị mức mong muốn ít khi thay đổi, nếu bộ điều khiển được thiết kế tốt thì mức trong binhd sẽ duy trì trong phạm vi theo ý muốn, ngay khi lưu lượng ra F0 thay đổi không biết trước.
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Một đặc điểm rất đáng lưu ý là ở đây bộ điều khiển phản hồi chỉ cần sử dụng thuật toán tỉ lệ rất đơn giản cũng có thể ổn định giá trị mức trong bình mà không cần bất cứ thông tin nào về mô hình quá trình. Điều này ta thấy là bất  ký một bô điều khiển truyền thẳng nào cũng không thể làm được. Hơn nữa, việc ổn định mức trong bình cũng không bao giờ thực hiên được bằng tay, mà chỉ có thể nhờ bộ điều khiển tự động.

Như ta đã biết từ cơ sở điều khiển tự động, điều kiện ổn định của một hệ thống tuyến tính là toàn bộ điểm cực của nó phải nằm bên trái trục ảo trên mặt phẳng phức, hay nói cách khác là có phần cực âm. Từ biểu thức (2.15 ) ta nhân thấy đa thức đặc tính của hệ kín được quyết định bởi công thức 1+GK. Giả sử G và K là các phân thức hữu tỉ :
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Ta sẽ có :
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Đa thức mẫu số trong (2.16) chính là đa thức đặc tính của hệ kín. Như vậy Nếu K được tính toán thích hợp sẽ có tác dụng dời toàn bộ các điểm cực không ổn định (  nêu có ) của G sang bên trái trục ảo và qua đó ổn định hệ kín. Thực ra, điều khiển phản hồi là cách duy nhất để ổn định một quá trình không ổn định.

Loại bỏ nhiễu bất định 

Biểu thức 2.15 thể hiện rõ rằng, bộ điều khiển phản hồi có tác dụng làm giảm ảnh hưởng của nhiễu d đi với một hệ số ( 1 +GK). Như vậy, chỉ cần K rất lớn thì ảnh hưởng của nhiễu quá trình sẽ trở nên không đáng kể không phụ thuộc vào việc nhiễu quá trình có đo được hay không cũng như mô hình nhiễu Gd co biết trước hay không. Trong trường hợp tín hiệu đặt dạng bậc thang muốn triệt tiêu sai lệch bám ở trạng thái xác lập ta chỉ cần đặc tính biên độ│G(jw)K(jw)│lớn vô cùng tại tần số w = 0.

Bền vững với sai lệch mô hình

Ký hiệu hàm truyền đạt của hệ kín là
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Giả sử mô hình đối tượng G có sai lệch  cộng ∆G dẫn tới sai lệch của hàm truyền đạt hệ kín ∆T, ta có thể viết :
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Biểu thức (2.17) nói lên rằng, chỉ cần S rất nhỏ thì sai lệch trong mô hình đối tượng sẽ ảnh hưởng rất ít đến hàm truyền đạt đệ kín. Nói cách khác, nếu được thiết kế tốt thì ngay cả tồn tại sai lệch mô hình ở một mức độ nào đó bộ điều khiển phản hồi vẫn có khả năng triệt tiêu sai lệch điều khiển. Điều này hoàn toàn không thể có được với các sách lược khác.

Ví dụ 2-2 : Xét ví dụ điều khiển mức bình chứa (hình 2-10) ta biết rằng quá trình mức là một khâu tích phân , môt hình của nó được thể hiện qua phương trình vi phân:
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Đặt các biến chênh lệch chuẩn hóa
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Bỏ qua động học của thiết bị đo mức và của van điều khiển ta có
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Thật vậy, đa thức đặc tính hệ kín xác định theo (2.16) là kc + τs chỉ có một nghiệm âm khi kc >0. Nói một cách khác, bộ điều khiển phản hồi đã được dịch điểm cực từ s = 0 sang bên trái trục ảo và làm hệ thống trở nên ổn định. Ngay cả khi không biết chính xác về mô hình quá trình trong thực tế người ta vẫn thường trọn giá trị kp theo kinh nghiệm.

Trên hình 2-9 là đồ thị kết quả mô phỏng đáp ứng với thay đổi giá trị đặt và đáp ứng nhiễu cho ba hệ số kc  khác nhau (2,5 và 10). Tại thời điểm t = 0 giá trị đặt thay đổi từ 0 lên 50% ( điểm làm việc). Tại thời điểm t= 50 phút lưu lượng ra thay đổi từ 0 lên 50 % và sau đó 5 phút lại giảm xuốn 0 như ta thấy giá trị kc càng lớn thì sai lệch điều khiển càng nhỏ, đầu ra càng bám nhanh giá trị đặt cũng như ảnh hưởng của nhiễu càng nhanh chóng được loại bỏ. Tuy nhiên, tỏng thực tế ta cũng cần để ý tới giới hạn của tín hiệu điều khiển. Trong trường hợp mô hình lý tưởng không chính xác, ví dụ hằng số thời gian T thực lớn gấp đôi giá trị tính toán thì chất lượng điều khiển cũng chỉ xấu đi tương đương với trường hợp giảm hệ số khuyếch đại kc xuống còn một nửa ( ví dụ 10 xuống 5)
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Tóm lại, ba lý do cơ bản dẫn đến vai trò không thể thiếu được của sách lược điều khiển phản hồi là :

1. Một quá trình không ổn định chỉ có thể ổn định (hóa) bằng điều khiển phản hồi nhằm dịch các điểm cực sang nửa bên trái của mặt phẳng phức.

2.Khi nhiễu không đo được hoặc mô hình nhiễu bất định thì ảnh hưởng của nó chỉ có thể triệt tiêu thông qua nguyên lý phản hồi.

3. Mô hình đối tượng không chính xác, do vậy việc điều chỉnh tín hiệu cần điều khiển chỉ có thể thông qua quan sát diến biến đầu ra.

2.2.2.4 Các vấn đề của điều khiển phản hồi

Mặc dù là nền tảng của điều khiển quá trình, điều khiển phản hồi không phải không có những hạn chế. Thứ nhât, ổn định hệ thống là vấn đề riêng của điều khiển phản hồi. Một bộ điều khiển phản hồi có thể ổn định cũng có thể trở nên mất ổn định. Trong biểu thức dẫn dắt ở 2.16 đa thức đặc tính A Ac + BBc rất có thể chứa nghiệm nằm trên hoặc bên phải trục ảo. Nếu bộ điều khiển không được thiết kế cẩn thận, nhất là khi mô hình quá trình kém chính xác hoặc bản thân đặc tính động học của quá trình thay đổi theo thời gian, hệ thống dễ dàng đi tới mất ổn định.

Thứ hai, để đạt được chất lượng điều khiển phản hồi tốt nhất thì phép đo đại lượng phản hồi cần phải có độ chính xác cần thiết. Bản thân các cảm biến cũng chịu tác động của nhiễu đo. Một khi các giá trị đo có sai số lớn thì chất lượng điều khiển không còn được đảm bảo nếu như không có các thuật toán lọc nhiễu thích hợp. Đáp ứng ra trong (2.15) sai lệch được xác định là

e=r-y=Sr-SGdd+Tn                  (2.20)
Để đạt được chất lượng điều khiển hoàn hảo, ta muốn có e = 0 trong mọi trường hợp. Như vậy có nghĩa là cả S và T đều phải đồng thời xấp xỉ 0. Nhưng điều đó không bao giờ đạt được bởi quan hệ giàng buộc S +T = 1. May mắn là trong thực tế giải tần của tín hiệu nhiễu đo n thường cao hơn so với giải tần của biến thiên chủ đạo r và của nhiễu quá trình d. Vì vậy một trong những nguyên tắc cơ bản của thiết kế điều khiển phản hồi là làm cho │S(jw)│≈ 0 trong phạm vi tần số cao chịu ảnh hưởng của nhiễu đo và │T(jw)│≈ 0 trong phạm vi tần số thấp chịu ảnh hưởng của biến chủ đạo và nhiễu quá trình. Tuy nhiên, việc lựa chọn các giải tần số ứng dụng cụ thể không phải bao giờ cũng hiển nhiên.

Thứ ba, mặc dù điều khiển phản hồi đã dung sai với sai lệch mô hình ở một góc độ nào đó nó không thể giải quyết hoàn toàn được vấn đề này. Thực ra khó mà có một bộ điều khiển tốt nếu không có một mô hình tốt, nhất là với những quá trình phức tạp. Trong phần trên đây ta đã lấy một ví dụ điều khiển tương đối đơn giản là bình mức. Nhưng thật ra ngay cả trong ví dụ này một số yếu tố cũng bị bỏ qua, ví dụ động học của thiết bị đo và của van điều khiển.

Thứ tư, bộ điều khiển phản hồi làm việc theo nguyên tắc phản ứng có nghĩa là chỉ khi ảnh hưởng của nhiễu đã thể hiện rõ trong giá trị biến được điều khiển thì nó mới tác động trở lại. Nhiều quá trình có đặc tính động học chậm ( ví dụ các quá trình nhiệt, quá trình chuyển khối  hoặc quá trình phản ứng), ảnh hưởng của nhiễu chỉ sau một thời gian khá lớn mới có thể quan sát được. Như vậy trước khi bộ điều khiển kịp đưa ra tác động điều chỉnh thì chất lượng sản phẩm đã bị ảnh hưởng rồi. Vấn đề này có thể khắc phục bằng cách kết hợp điều khiển phản hồi với bù nhiễu như sẽ đề cập kỹ hơn trong phần sau.

Một điểm nữa cần phải nhấn mạnh là mặc dù điều khiển phản hồi có những vai trò quan trọng như đã nêu, việc thiết kế và chỉnh định bộ điều khiển để đồng thời thỏa mãn tất cả các yêu cầu đặt ra hiếm khi là công việc đơn giản, nếu không nói là không thể thực hiên được. Vấn đề này nằm ở chỗ trong mỗi bài toán luôn có nhiều yếu tố ràng buộc. Các chỉ tiêu chất lượng nhiều khi không hòa đồng được với nhau đòi hỏi phải thỏa hiệp. Mỗi quá trình lại có những đặc điểm phức tạp riêng như đáp ứng ngược, thời gian trễ phép đo chậm, tham số biến thiên, ràng buộc tín hiệu điều khiển,……vì thế người kỹ sư cũng cần phải nắm rõ khả năng cũng như giới hạn chật lượng mà điều khiển phải hồi có thể đạt được. 
2.2.3 Điều khiển tỉ lệ 

Trong rất nhiều ứng dụng điều khiển quá trình, giá trị của một biến cần điều khiển có quan hệ trực tiếp với tỉ lệ giữa các giá trị biến vào. Điều khiển tỉ lệ ( ratio control ) là duy trì tỉ lệ giữa hai biến tại một giá trị đặt nhằm gián tiếp điều khiển một biến thứ 3. Sách lược điều khiển tỉ lệ được áp dụng trong nhiều bài toán khác nhau. Ví dụ để quá trình đổi cháy đại được hiệu  suất cao nhât ta cần duy trì tỉ lệ giữa lưu lượng nhiên liệu và lưu lượng không khí ở một giá trị thích hơp. Cũng như vậy nếu nhiệt độ của các dòng vào một thiết bị trao đổi nhiệt được coi là không thay đổi thì nhiệt độ ra ở trạng thái xác lập phụ thuộc chủ yếu vào tỉ lệ các lưu lượng vào.

2.2.3.2 Hai cấu hình điều khiển tỉ lệ

Thông thường, trong các bài toán điều khiển tỉ lệ với hai dòng đầu vào thì một dòng được coi là nhiễu và dòng thứ hai có thể can thiệp được, nhưng lưu lượn của cả hai dòng đều được đo .Trong thực thế có thể xảy có trường hợp cả hai dòng dều kiểm soát được , nhưng chắc chắn ta sẽ sử dụng một bậc tự do cho bài toán diều khiển khác , như vậy với bài toán điều khiển tỉ lệ thì một dòng vẫn được coi là nhiễu. Trên cơ sở dó , sách lược diều khiển tỉ lệ có thể thực hiện với hai cấu hình như minh họa trên hình 2-10.
  Trong cấu hình a, tỉ lệ lưu lượng của hai dòng được tính toán và đưa tới bộ điều khiển tỉ lệ RC(ratio controller) để điều chỉnh lại lưu lượng dòng thứ hai( dòng được can thiệp). Trong trường hợp này, bộ điều khiển tỉ lệ đóng vai trò là một bộ điều khiển phản hồi, với giá trị phản hồi là tỉ lệ thực quan sát được và giá trị đặt(SP) là tỉ lệ mong muốn. Tất nhiên, trong thực tế người ta cũng có thể kết hợp khâu chia với bộ điều khiển RC thành một bộ điều khiển tỉ lệ lưu 

lượng FFC(flow flaction controll) duy nhất. Như vậy, biến được điều khiển ở đây là tỉ lệ lưu lượng R=u/d, trong đó u và d lần lượt là biến điều khiển( lưu lượng dòng được can thiệp) và nhiễu(lưu lượng dòng không kiểm soát) tính bằng giá trị thực chứ không phải giá trị chênh lệch so với điểm làm việc. Có thể thấy nhược điểm của cấu hình này là tính phi tuyến mạnh trong quan hệ giữa biến điều khiển và biến được điều khiển. Cụ thể, hệ số khuếch đại của quá trình
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(2.23)

phụ thuộc giá trị nhiễu.

 Trong cấu hình b, lưu lượng của dòng thứ nhất(dòng không kiểm soát) được nhân với tỉ lệ đặt mong muốn, kết quả là giá trị đặt cho bộ điều khiển lưu lượng của dòng thứ hai(dòng được can thiệp). Ở đây, biến được điều khiển và biến điều khiển cùng là lưu lượng của dòng được can thiệp, vì thế ưu điểm của cấu hình này là tính tuyến tính của đối tượng. 
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Tương tự cấu hình a, ta cũng có thể kết hợp khâu nhân với bộ điều khiển lưu lượng thành một bộ điều khiển tỉ lệ lưu lượng FFC duy nhất. Tuy nhiên, khi đó sẽ không còn chi tiết để có thể phân biệt giữa hai trường hợp. Trong thực tế người ta chủ yếu sử dụng cấu hình tính giá trị đặt bởi việc chỉnh định các tham số cho bộ điều khiển lưu lượng là khá đơn giản. Khi cài đặt bộ điều khiển lưu lượng cho cấu hình này ta cần chọn chế độ ‘giá trị đặt từ xa’(remote setpoint).

Lưu ý rằng, trong cả hai cấu hình các biến điều khiển và nhiễu đều có giá trị thực chứ không phải giá trị chênh lệch hay giá trị đã chuẩn hóa. Vì thế, khi sử dụng các giá trị đo đã chuẩn hóa(um,dm) thì tỉ lệ dùng cho tính toán cũng phải được chỉnh thang tương ứng theo dải đo của hai lưu lượng kế. Có nghĩa là:
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Trong đó RSP là tỉ lệ mong muốn và Sd và Su là các dải đo tương ứng với u và d.

   Xét về mặt nguyên lý, điều khiển tỉ lệ chính là một dạng đặc biệt của điều khiển truyền thẳng. Lưu lượng của dòng nhiễu được đo và đưa tới bộ điều khiển nhằm điều chỉnh lại lưu lượng dòng được can thiệp, thông qua đó gián tiếp duy trì chất lượng sản phẩm, hiệu suất cháy hoặc nhiệt độ đầu ra quá trình. Tuy nhiên, bài toán điều kiện đặt ra ở đây có thể khác. Trong ví dụ minh họa trên hình 2-14, giá trị đặt của bộ điều khiển RC là tỉ lệ mong muốn giữa hai giá trị lưu lượng chứ không phải nhiệt độ đầu ra mong muốn. Từ lưu đồ T &ID trên hình 2-14 ta không thể suy diễn một cách chắc chắn rằng mục đích điều khiển ở đây là nhiêt độ, bởi không có bộ điều khiển nào đó ký hiệu tương ứng. 

2.2.3.2 Bản chất và ý nghĩa của điều khiển tỉ lệ

Để nghiên cứu sâu hơn bản chất và ý nghĩa của sách lược điều khiển tỉ lệ, ta xét hệ thống trao đổi nhiệt trực lưu minh họa trên hình 2-11a. Đây là một quá trình hai vào- hai ra với hai biến cần điều khiển là nhiệt độ ra T và lưu lượng ra w. Bài toán đặt ra ở đây là lựa chọn các vị trí đặt thiết bị do và thiết kế sách lược điều khiển sao cho đơn giản và hợp lý nhất. Giả sử hai dòng chảy cùng chất ( để coi nhiệt dung riêng giống nhau) và bỏ qua trễ vận chuyển, ta có các phương trình mô hình như sau ( xem chương 3, mục 3.3.3):
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    Mô hình thể hiện tính tương tác cao giữa các biến quá trình. Cụ thể, thay đổi 
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 EMBED Equation.3  [image: image54.wmf]
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1 hoặc 
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2 đều ảnh hưởng tới cả 
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và T. Nếu chênh lệch giữa T1 và T2 so với T không khác nhau nhiều thì mức độ ảnh hưởng của 
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1 và 
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2 tới các biến ra cũng tương đương. Như vậy, nếu sử dụng cấu trúc điều khiển vòng đơn thì việc lựa chọn cặp đôi các biến vào- ra sẽ gặp khó khăn. Hơn nữa phương trình thứ hai trong( 2.23) thể hiện quan hệ phi tuyến mạnh, cấu trúc điều khiển phản hồi tuyến tính thông thường khó mang lại chất lượng cao.
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   Một giải pháp đơn giản và hiệu quả là chọn một biến dẫn xuất là biến được điều khiển thay cho nhiệt độ T. Cụ thể , nếu ta chọn y = 
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 ,quan hệ giữa T và y sẽ là tuyến tính : 



T= yT1+ (1-y )T2 = T2 + y (T1-T2 )          


(2.24)

Bài toán điều khiển nhiệt độ duơcj chuyển thành bài toán điều khiển tỉ lệ ( lưu lượng ) . Nếu coi T1 và T2 là cố định và biết trước ( hoặc do được ) , ta uan hệ giữa T và y sẽ là tuyến tính : 

dễ dàng xác định giá trị đặt cho y với công thức : 
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Các phương trình mô hình dược viết lại như sau : 
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y = 
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(2.27)

Bài toán diều khiển quá trình hai vào –hai ra nay dược tách thành 2 bài toán diều khiển quá trình đơn biến có mô hình (2.26) và ( 2.27) . Bài toán thứ nhất là điều khiển lưu lượng với biến diều khiên là 
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, biến diều khiển là 
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2, còn 
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1 được coi là nhiễu. Sách lược điều khiển phản hồi kết hợp bù nhiễu ở đây là hoàn toàn hợp lý. Bài toán thứ hai là điều khiển tỉ lệ lưu lượng, biến được điều khiển là y, biến điều khiển là 
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1 và nhiễu là 
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. Chỉ cần hai biến nhiễu đều được đo và bù hợp lý thì giữa hai vòng điều khiển không còn tương tác. Cấu trúc điều khiển cho toàn quá trình được minh họa trên hình 2-11b. Lưu ý rằng, bộ điều khiển tỉ lệ lưu lượng FFC là một bộ điều khiển chứa thành phần phi tuyến bên trong.

Tóm lại, nếu nhìn một cách tổng thể theo mục đích điều khiển thì điều khiển tỉ lệ là một trường hợp đặc biệt của điều khiển truyền thẳng, trong các biến nhiễu được đo và bù theo nguyên tắc tỉ lệ . Quan hệ giữa biến được điều khiển (tỉ lệ ) và biến cần điều khiển (nhiệt độ, nồng độ,…) thường là tuyến tính, ít nhất cũng là tuyến tính ở trạng thái xác lập. Hai ý nghĩa quan trọng của điều khiển tỉ lệ là :

*  Giúp giải quyết hiệu quả một lớp cac bài toán phi tuyến , thay vì phải tuyến tính hóa xấp xỉ mô hình hoặc sử dụng các phương pháp thiết kế bộ điều khiển phi tuyến phức tạp. Thực chất, mỗi bộ điều khiển tỉ lệ là một bộ điều khiển phi tuyến đơn giản.

  *  Trong nhiều trường hợp, giúp cho việc thiết kế cấu trúc điều khiển đơn biến cho một quá trình đa biến được đơn giản hơn, trong đó sự tương tác chéo giữa các vòng điều khiển được giảm thiểu.

Một bộ điều khiển tỉ lệ lưu lượng ghép chung( FFC) thực ra là một bộ điều khiển phi tuyến , bởi trong đó xuất hiện khâu nhân hoặc chia tín hiệu. Nhưng nếu chỉ phân tích bên trong một cấu hình điều khiển tỉ lệ ta lại tìm thấy nguyên lý phản hồi và bài toán điều khiển tỉ lệ cũng có thể lại đưa về bài toán điều khiển lưu lượng . Cấu hình tính tỉ lệ thực có ưu điểm là giá trị đặt (tỉ lệ ) ít thay đổi, nhưng có nhược điểm là đối tượng vẫn phi tuyến. Cấu hình tính giá trì đặt( lưu lượng ) có ưu điểm là đối tượng đơn giản, tuyến tính , nhưng cũng có nhược điểm là giá trị đặt thường thay đổi liên tục và không biết trước.

2.2.4 Điều khiển tầng

Một trong những vấn đề  của điều khiển phản hồi đã được phân tích là nhiều khi ảnh hưởng của nhiễu quá trình tới biến đầu ra cần điều khiển chậm được phát hiện. Điều này có thể nằm ở bản chất của quá trình( như quá trình trao đổi nhiệt, quá trình phản ứng, quá trình bay hơi,…), nhưng cũng có thể do phép đo nếu số biến quá trình như đo nhiệt độ và đo nồng độ không thể thực hiện được nhanh. Ví dụ, trong một tháp chưng luyện thì việc thay đổi lưu lượng hoặc thành phần cấp liệu ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng sản phẩm chưng luyện, nhưng phải sau một thời gian khá dài thì ảnh hưởng này mới quan sát được. Vì thế, các vòng điều khiển phản hồi đơn khó đảm bảo tốc độ đáp ứng nhanh cũng như độ quá điều chỉnh nhỏ. Bên cạnh đó, thiết bị chấp hành cũng là một khâu trong hệ kín mà tốc độ can thiệp và độ chính xác của nó ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng của vòng điều khiển . Ví dụ, một van điều khiển nhận được tín hiệu từ bộ điều khiển yêu cầu mở van 50% tương ứng với 50% lưu lượng chất lỏng qua đó, nhưng thực sự van có mở được chính xác 50% hay không, hoặc ngay cả khi mở chính xác 50% thì lưu lượng qua đó có tỉ lệ tuyến tính với độ mở van hay không lại là một vấn đề khác.

   Điều khiển tầng( cascade control) là một cấu trúc mở rộng của điều khiển phản hồi vòng đơn, được sử dụng nhằm khắc phục những vấn đề nêu trên. Điều khiển tầng giúp loại bỏ ảnh hưởng của một số dạng nhiễu và cải thiện rõ rệt đặc tính động học của hệ thống. Tư tưởng chính của điều khiển tầng là phân cấp điều khiển nhằm loại bỏ ảnh hưởng của nhiễu ngay tại nơi đó phát sinh. Phải nói rằng, hầu hết  các loại hệ thống điều khiển quá trình đều  sử dụng cấu trúc điều khiển tầng. Trong rất nhiều trường hợp, cấu trúc điều khiển tầng cũng cho phép kết hợp nhiều sách lược điều khiển khác nhau, ví dụ kết hợp điều khiển phản hồi và điều khiển tỉ lệ .

2.2.4.2 Hai cấu trúc điều khiển tầng.

  Một cấu trúc điều khiển tầng có thể bao gồm hai hoặc nhiều vòng điều khiển, trong đó có ít nhất một vòng điều khiển phản hồi. Hai cấu trúc cơ bản được minh họa trên hình 2-12. Trong tất bất cứ trường hợp nào, bộ điều khiển thứ cấp cũng phải nhanh hơn nhiều so với bộ điều khiển sơ cấp.

Cấu trúc thứ nhất( cấu trúc nối tiếp) được biết đến nhiều hơn trong thực tế, vì thế còn được gọi là cấu trúc truyền thống. Ở đây ta có hai giá trị đo phản hồi về hai bộ điều khiển, nhưng chỉ có một biến điều khiển (u2). Tuy nhiên, bậc tự do của hệ thống không hề tăng lên, nên hai bộ điều khiển không hoàn toàn độc lập với nhau. Đầu ra u​1 của bộ điều khiển sơ cấp đóng vai trò là giá trị đặt cho bộ điều khiển thứ cấp. Nguyên lý làm việc của cấu trúc này như sau. Giả sử có nhiễu tác động lên quá trình và ảnh hưởng của nó có thể nhận biết nhanh hơn qua một biến đo khác (y2), bộ điều khiển thứ cấp sẽ có tác dụng loại trừ hoặc ít ra là giảm đáng kể ảnh hưởng của nó tới biến cần được điều khiển thực y1. 
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b) Cấu trúc song song khống chế đầu vào
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b) Cấu trúc song song khống chế đầu vào


Bộ điều khiển sơ cấp có chức năng đáp ứng với giá trị đặt thay đổi và loại trừ ảnh hưởng của những nguồn nhiễu còn lại, nhằm duy trì biến cần điều khiển y1 tại giá trị đặt r. Nói một cách khác, vòng điều khiển ngoài có nhiệm vụ phản ứng vói mệnh lệnh phía trên ( giá trị đặt) và với nhiễu mang tính toàn cục, còn vòng điều khiển trong có trách nhiệm với nhiễu cục bộ.

 Cấu trúc thứ hai ( cấu trúc song song) có mục đích khống chế giá trị biến điều khiển thứ cấp ( u2) tại một giá trị đặt  ru2. Ở đây ta có hai biến điều khiển, nhưng chỉ có một biến được tự do. Như vậy một bậc tự do của hệ thống sẽ được lợi dụng phục vụ mục đích khác, ví dụ tối ưu hóa điều khiển. Bộ điều khiển thứ cấp có vai trò chủ yếu trong việc duy trì biến cần điều khiển y bám nhanh giá trị đặt, song tín hiệu ra của nó (u2) lại được coi là biến cần điều khiển của bộ điều khiển sơ cấp. Như vậy, nhiệm vụ của bộ điều khiển sơ cấp là can thiệp sao cho biến điều khiển  u2 được duy trì gần với giá trị đặt ru2. Tất nhiên biến điều khiển thứ nhất u1 cũng ảnh hưởng tới đầu ra y, nhưng chậm hơn. Giả sử chi phí điều khiển cho kênh thứ nhất rẻ hơn chi phí cho kênh điều khiển thứ hai, thì giải pháp điều khiển này cho phép hạn chế đến mức tối thiểu chi phí điều khiển ở kênh thứ hai, trong khi vẫn đảm bảo tốt yêu cầu chất lượng. Trong trường hợp này giá trị đặt ru2 cần để thấp như có thể ( ví dụ 5% hay 10%) cũng chính vì vậy cấu trúc song song còn được gọi là khống chế đầu vào.

2.2.5 Điều khiển suy diễn

Trong nhiều bài toán, biến cần điều khiển chưa chắc đã dễ điều khiển trực tiếp bởi một trong các lý do:

· Quan hệ giữa biến điều khiển và biến cần điều khiển có tính phi tuyến mạnh.

· Phép đo biến cần điều khiển không chính xác hoặc rất chậm so với động học của quá trình( hoặc so với một phần nào đó của quá trình)

· Bản thân động học của trình rất chậm, ảnh hưởng của nhiễu chậm được phản ánh trong biến cần điều khiển.

Một số vấn đề trên có thể được khắc phục với các sách lược bù nhiễu, điều khiển tỉ lệ và điều khiển tầng như đã đề cập. Một số sách lược khác được sử dụng khá rộng rãi trong các hệ thống điều khiển quá trình có tên là điều khiển duy diễn (inferential control,computed variable control). Điều khiển suy diễn dựa trên một trong hai phương pháp:

· Sử dụng một mô hình toán học hoặc một mô hình suy diễn để tính toán, suy diễn giá trị biến cần điều khiển từ một số đại lượng đo khác. Khâu tính toán, suy diễn này còn gọi là cảm biến mềm ( soft sensor).

· Lựa chọn một biến trung gian dễ điều khiển hơn có quan hệ mật thiết với biến cần điều khiển , sao cho từ giá trị biến trung gian này ta có thể suy ra giá trị gần đúng của biến cần điều khiển.

.

2.2.6. Điều khiển lựa chọn

Đối với các bài toán điều khiển thông thường, để dễ điều khiển được biến ra ta phải có khả năng can thiệp ít nhất vào 1 biến vào. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà trong một số trường hợp số biến cần điều khiển vượt quá số biến điều khiển có sẵn. Một hệ có số biến điều khiển ít hơn số biến cần điều khiển được gọi là hệ hụt cơ cấu chấp hành (underactuated system ). Khả năng điều khiển được của một hệ hụt cơ cấu chấp hành rất bị hạn chế bởi 1 biến điều khiển không thể can thiệp một cách độc lập với nhiều biến ra cung một lúc. Một giải pháp thông dụng trong các hệ thống điều khiển quá trình là lựa chọn đầu ra quan trọng nhất tùy theo tình huốn để chia sẻ sử dụng biến điều khiển một cách hợp lý. Để có thể thiết kế các sách lược điều khiển đơn biến ta có thể sử dụng các khâu chon tín hiệu. Một khâu chọn tín hiệu là một thiết bị hoặc một khối phần mềm có chức năng lựa chọn mức thấp nhất, cao nhất hoặc trung bình từ 2 hoặc nhiều tín hiệu. Cách sách lược điều khiển có sử dụng khâu chọn tín hiệu được gọi là  điều khiển lựa chọn ( selective control ). Điều khiển lựa chọn được ứng dụng chủ yếu với mục đích an toàn hệ thống , ví dụ cảnh giới các trường hợp vi phạm điều kiện dàng buộc trong vận hành hệ thống hoặc điều khiển an toàn cho thiết bị, điều khiển tự động khởi động và dừng bảo vệ các lỗi thiết bị , dụng cụ và lựa chọn các giá trị tối ưu.

Tùy theo đặc thù của bài toán cũng như chức năng của khâu chọn tín hiệu ta phân biệt 2 dạng điều khiển lựa chọn sau đây

*  điều khiển lấn át (override control ): hệ thống có 2 hoặc nhiều vòng điều khiển tương ứng với hai hoặc nhiều biến cần điều khiển nhưng chỉ có một biến điều khiển( một thiết bị chấp hành). Hai hoặc nhiều bộ điều khiển cùng hoạt động nhưng chỉ đầu ra của một bộ điều khiển được lựa chọn đưa tói thiết bị chấp hành.

* điều khiển giới hạn (limiting control, constraint control) : hệ thống chỉ có một bộ điều khiển nhưng hai hoặc nhiều biến cần điều khiển. Khâu chọn tín hiệu quyết định đầu vào cho bộ điều khiển phụ thuộc vào các giá trị đo được ( ví dụ chọn giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất).

2.2.7 Điều khiển lấn át

Điều khiển lấn át là một dạng đặc biệt của điều khiển lựa chọn trong đó một bộ điều khiển có thể dành quyền can thiệp vào biến điều khiển của một bộ điều khiển khác có nguy cơ xảy ra tình trạng vượt ngưỡng cũng như vi phạm các điều kiện ràng buộc của quá trình hoặc thiết bị. Việc chuyển tiếp giữa các vòng điều khiển được thực hiện một cách trơn tru, không ảnh hưởng đánh kể tới quá trình. 
Hai biến cần điều khiển là mức và áp suất trong nồi  hơi hai biến cần điều khiển là mức và áp suất trong nồi hơi nhưng chỉ có một van điều khiển tương ứng với một biến điều khiển là lưu lượng hơi ra. Trong điều kiện làm việc bình thường áp suất là biến được điều khiển bởi nó liên quan hệ trọng tới năng suất của quá trình. Nhưng khi giá trị mức xuống thấp dưới một ngưỡng an toàn tín hiệu ra từ bộ điều khiển mức LC sẽ lấn át bộ điều khiển áp suất PC bởi khâu lựa chọ tín hiệu nhỏ hơn, giúp đóng bơt van ra và qua đó là mức trong nồi tăng lại. Khi giá trị mức trở lại bình thường khâu lựa chọn tín hiệu lại có tác dụng làm cho bộ điều khiển áp suất PC trở thành lấn át và đưa hệ thống về chế độ điều khiển bình thường.

Khác với khóa linh động an toàn điều khiển lấn át không thực hiện biện pháp dừng khẩn cấp mà tiếp tục duy trì hoạt động của hệ thống có thể ở mức kém hơn bình thường ( về chất lượng hoặc hiệu quả kinh tế ). Có thể kể ra một vài ứng dụng phổ biến của điều khiển lấn át như : 

· Tránh tình trạng tràn trong một tháp trưng luyện bằng cách hạn chế lưu lượng hơi cấp nhiệt hoặc lưu lượng cấp liệu

· Phòng ngừa tình trạng mức quá cao hoặc quá thâp trong một bình bằng cách giành quyền can thiệp mạnh vào các van xả hoặc van cấp.

· Phòng tránh áp suất hoặc nhiệt độ quá cao trong một thiết bị phản ứng bàn cách giảm lượng nhiệt cấp.

· Giảm lượng nhiên liệu cấp cho một buồng đốt nhằm tránh tình trạng hàm lượng ôxy quá thấp trong khí thải.

· Tránh trường hợp áp suất quá cao trong một đường ống ( hơi nước hoặc khí) bằng cách mở van trên đường tránh( by-pass).

     Một ví dụ ứng dụng khác của sách lược điều khiển lấn át là điều khiển áp suất trong các đường ống dẫn nước, dầu hoặc gas. Đối với các hệ thống ống dẫn đường dài, người ta phải lắp bơm tăng áp tại các vị trí nhất định theo tính toán. 
Tóm lại, qua nghiên cứu một số các phương pháp điều khiển cơ bản ta nhận thấy các phương pháp này bước đầu đã thực hiện được mục đích song chất lượng thì chưa cao ví dụ như thời gian tác động , độ chính xác chưa đảm bảo . để giải quyết vấn đề này ta cần nghiên cứu các phương pháp điều khiển hiện đại hơn lấy nền tảng là các phương pháp điều khiển cơ bản.
2.3 Các phương pháp điều khiển hiện đại cho điều khiển quá trình

Đặt vấn đề: Có nhiều phương pháp điều khiển quá trình gia nhiệt song với đặc điểm , tính chất của quá trinh gia nhiệt thì phương pháp điều khiển thích nghi và phương pháp điều khiển mờ là thích hợp do vậy trong các phương pháp điều khiển hiện đại cho điều khiển quá trình gia nhiệt em lựa chọn nghiên cứu phương pháp điều khiển thích nghi và phương pháp điều khiển mờ
2.3.1. Phương pháp điều khiển thích nghi.

2.3.1.1Khái niệm chung của hệ thống điều khiển thích nghi.

Một hệ thống thích nghi là một hệ thống có khả năng thay đổi cách đáp ứng của nó đối với sự biến đổi động học của hệ thống và đặc tính của nhiễu. Trong lĩnh vực điều khiển tự động ta nghiên cứu các bộ điều khiển thích nghi là

các bộ điều khiển có các tham số và cấu trúc có thể điều chỉnh và một cơ chế để điều chỉnh các tham số và cấu trúc.

Các hệ điều chỉnh tự động trong quá trình làm việc thường bị thay đổi tham số và cấu trúc, đặc biệt trong hệ thống truyền động điện như: mạch từ máy điện bị bão hoà, điện trở của máy thay đổi theo nhiệt độ làm việc, đặc tính của bộ biến đổi điện tử công suất bị thay đổi…..Thông thường thì hệ thống có cấu trúc và tham số đã được chỉnh định theo tiêu chuẩn tối ưu nào đố tại giá trị xác định của hệ nhưng vẫn không đảm bảo rằng hệ luôn ổn định khi tham số, cấu trúc của hệ bị thay đổi. Với các hệ thống điều chỉnh tự động yêu cầu  chất lượng cao cần phảI có mạch điều chỉnh thích nghi với cấu trúc. Tham số có thể thay đổi đáp ứng theo sự biến thiên của hệ thống để đảm bảo yêu cầu chất lượng của hệ. Hệ điều chỉnh thích nghi là một hệ phi tuyến do cơ cấu điều chỉnh tham số của bộ điều chỉnh , do đó hệ điều chỉnh thích nghi thường có cấu trúc đặc biệt.

Hệ thống điều chỉnh thích nghi thường có hai mạch vòng. Một mạch vòng phản hồi thông thường bao gồm bộ điều khiển và đối tượng điều khiển . Mạch vòng thứ hai là mạch vòng điều chỉnh tham số. Sơ đồ khối của hệ thống thích nghi nói chung như hình  2.13.

Hệ thống điều chỉnh, theo yêu cầu nào đó, thì với các đại lượng vào phải cho được các đại lượng ra mong muốn. Nhưng do nhiều yếu tố ảnh hưởng như nhiễu, các đại lượng vào quá lớn hay không biết trước, do đó để đạt được theo chỉ tiêu yêu cầu, hệ thống phải được tự động thích nghi bù sai số. Khâu cơ cấu thích nghi tạo ra tín hiệu thích nghi đó bằng tín hiệu từ khâu so sánh. Các chỉ tiêu chất lượng theo yêu cầu được đặt trước IP*, cho vào khâu so sánh với những giá trị đã được đo lường và tính toán theo các thông số thực trạng của hệ thống điều chỉnh ( các tín hiệu của đại lượng vào, đại lượng ra và các nhiễu có thể khảo sát được ).

Qua cơ cấu thích nghi, mạch vòng thích nghi sẽ điều khiển thông số của hệ thống điều chỉnh, hoặc điều chỉnh các đầu vào sao cho thích hợp để sai lệch giữa tiêu chuẩn đặt trước IP* và tiêu chuẩn IP ( Index of Performance ) nhỏ nhất. Hệ thống được thiết kế như trên cho phép  chấp nhận những nhiễu tác động vào hệ thống điêu chỉnh trong một giảI nào đó, ta gọi là hệ “thích nghi”.
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Hình 2.13 sơ đồ khối hệ thống điều khiển thích nghi.

Với những biến thiên thống số – cấu trúc của hệ thống gồm ba khâu cơ bản: khâu đo lường theo tiêu chuẩn IP định trước.khâu so sánh, cơ cấu thích nghi.

Các chỉ tiêu IP có thể là: các chỉ số tĩnh, các chỉ số động, các chỉ số của các thông số, hàm của các biến thông số và các tín hiệu vào.

Cơ cấu thích nghi có thể là: Thích nghi thông số, tổng hợp tín hiệu bổ xung.

Chiến thuật thích nghi có thể là: tiền định, ngẫu nhiên hay tự học.

Hệ thống cần điểu khiển sẽ được điều khiển thích nghi ổn định theo thông số nào đó, cho dù tín hiệu vào là không biết trước hay là quá lớn. Về cấu trúc hệ thống điều khiển thích nghi có hai loại chính: 

· Cấu trúc điều khiển thích nghi theo mô hình chuẩn.

· Cấu trúc điều khiển tự chỉnh.

Việc kết hợp giữa các bộ đánh giá thông số làm việc với luật điều khiển sẽ tạo nên hệ thống điều khiển thích nghi. Để thực hiện sự kết hợp đó có hai phương pháp: 

-    Phương pháp điều khiển thích nghi trực tiếp.

-    Phương pháp điều khiển thích nghi gián tiếp.

2.3.1.2 điều khiển thích nghi trực tiếp và gián tiếp.
Đối với phương pháp điêu khiển thích nghi gián tiếp: Các thông số đối tuợng được nhận biết ở quá trình làm việc và được sử dụng để tính toán các thông số bộ điều khiển. ở phương pháp này mô hình đối tượng được xây dung với véc tơ tham số 
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 chưa xác định nào đó. Tại mỗi thời điểm ứng với mỗi tín hiệu vào u và tín hiệu ra y, bộ đánh giá thông số làm việc sẽ cho giá trị 
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nhờ giải phương trình đại số 
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. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển thích nghi gián tiếp được trình bày như trên hình 2.8.

Luật điều khiển 
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  và những bộ đánh giá tham số 
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đáp ứng được yêu cầu của mô hình đối tượng điều khiển 
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  chưa xác định.
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Hình 2.14. sơ đồ khối hệ thống điều khiển thích nghi gián tiếp.
Đối với phương pháp điều khiển thích nghi trực tiếp: thông số của bộ điều khiển 
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 cần xác định theo yêu cầu về chất lượng của đối tượng điều khiển, được biểu diễn dưới dạng tham số trong mô hình đối tượng điều khiển. Tại mỗi thời điểm bộ đánh giá sẽ tính toán trực tiếp 
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 từ tín hiệu đầu vào u(t) và đầu ra u(t) của đối tượng điều khiển. Thông số 
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 sẽ được sử dụng để tính toán các thông số của bộ điều khiển. Như vậy, vấn đề cơ bản của điều khiển thích nghi trực tiếp là chọn luật điều khiển 
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 và thuật toán của bộ đánh giá 
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 sao cho thoả mãn chất lượng yêu cầu của đối tượng điều khiển. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển thích nghi trực tiếp được trình bày trên hình 2.9.

Từ nguyên lý cơ bản của phương pháp điều khiển thích nghi trực tiếp, có thể nhận thấy những mô hình đối tượng thích hợp với phương pháp này là hệ tuyến tính bất biến một đầu vào  - một đầu ra ( SISO LTI ) với pha cực tiểu, tức là tất cả các điểm zero nằm ở mặt phẳng trái ( Re(s) < 0). Trong khi đó, phương pháp điều khiển thích nghi gián tiếp có thể áp dụng cho cả đối tượng điều khiển  với pha cực tiểu hay pha không cực tiểu.
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Hình 2.15: Sơ đồ khối hệ thống điều khiển thích nghi trực tiếp .
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Hình 2.16: Hệ thống điều khiển thích nghi theo mô hình chuẩn

Hệ thống thích nghi theo mô hình là mô hình trong những hệ điều khiển thích nghi điển hình. Đó là một hệ thống thích nghi trong đó đặc tính tạo ra mong muốn  được cho bằng mô hình mẫu. Mô hình mẫu sẽ cho tín hiệu đáp ứng mong muốn như một tín hiệu điều khiển và qua đó cũng xác định đặc tính của hệ thống. Sơ đồ cấu trúc cơ bản của điều khiển thích nghi theo mô hình chuẩn được trình bày trên hình  ( 2.10 ).
Hệ thống điều khiển gồm bốn khâu chính: 

-   Khối đối tượng điều khiển chứa các tham số biến đổi trong quá trình làm việc.

-   Mô hình mẫu cho tín hiệu ra biểu diễn tín hiệu ra mong muốn của đối tượng điều khiển. 

- Bộ điều khiển.

- Cơ cấu điều chinh tham số ( cơ cấu thích nghi ).

Hệ thống thích nghi theo mô hình chuẩn như trên bao gồm hai mạch vòng. Mạch vòng bên trong là mạch vòng phản hồi thông thường gồm bộ điều khiển và thiết bị được điều khiển. Mạch vòng bên ngoài là mạch vòng thích nghi điều chỉnh các tham số của bộ điều khiển sao cho sai lệch giữa tín hiệu ra của quá trình và tín hiệu ra của mô hình là nhỏ nhất. Vấn đề cơ bản trong hệ thống thích nghi theo mô hình chuẩn là việc xác định luật điều chỉnh sao cho đối với một hệ ổn định thì sai lệch là bằng không tức là khi cấu trúc và tính chất động học của đối tượng điều khiển thay đổi thì đặc tính vào – ra của hệ cũng giống như  mô hình chuẩn. Cơ cấu thích nghi dựa trên tín hiệu sai lệch giữa tín hiệu ra chuẩn và tín hiệu ra thực của hệ thống để xác định thông số bộ điều khiển sao cho hệ thống ổn định và hội tụ.Cơ cấu thích nghi có thể dùng phương pháp điều khiển thích nghi trực tiếp hoặc gián tiếp để giải quyết bài toán đặt ra.

Luật điều chỉnh tham số trong hệ điều khiển thích nghi theo mô hình chuẩn thường có dạng: 
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Trong đó, e = Ym – Y là sai lệch giữa quá trình và mô hình, 
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 là tham số bộ điều khiển. Đại lượng 
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 là đạo hàm độ nhạy của sai lệch đối với tham số 
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. Luật điều chỉnh đối với tham số này có thể coi như là luật gradient để làm cực tiểu bình phương sai lệch e2. 

2.3.1.3 Hệ thống điều khiển thích nghi tự chỉnh.

Sơ đồ cấu trúc hệ thích nghi tự chỉnh được trình bày trên hình 2.11. 

Hệ thống điều khiển thích nghi tự chỉnh là hệ thống có các tham số bộ điều khiển được tính toán gián tiếp với một luật điều chỉnh dùng kết quả nhận dạng các tham số của đối tượng và tham số của bộ điều khiển. Hệ thích nghi tự chỉnh cũng bao gồm hai mạch vòng. Tham số của bộ điều khiển được điều chỉnh bởi mạch vòng ngoài gồm bộ đánh giá tham số và bộ tính toán. Hệ thống này có thể xem như một quá trình tự động mô phỏng và tính toán thiết kế trong đó mô hình của đối tượng và tham số của bộ điều khiển được cập nhật liên tục tại mỗi khoảng cắt mẫu tức là bộ điều khiển tự động điều chỉnh tham số của nó sao cho hệ thống đạt được đặc tính mong muốn. 
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Hình 2.17: Hệ thông điều khiển thích nghi tự chỉnh.

Bộ đánh giá thông số có nhiệm vụ đánh giá các tham số của đối tượng và bộ điều khiển theo thời gian thực, tại mỗi thời điểm bộ đánh giá dựa trên giá trị đầu ra thực của hệ thống và tín hiệu vào u ở thời điểm trước đó. Tham số đánh giá được coi như là tham số thực. Bộ điều khiển tạo ra tín hiệu điều khiển u mới sao cho tín hiệu ra có sai lệch nhỏ nhất so với đặc tính mong muốn, quá trình lặp đi lặp lại cho đến khi các thông số bộ điều khiển phù hợp với tín hiệu vào – ra của hệ hống và hệ thống ổn định.

Như vậy hệ thống điều khiển thích nghi tự chỉnh là sự kết hợp bộ điều khiển với bộ đánh giá - tính toán thông số hệ thống ở trạng thái làm việc. Trong hệ thống này, quá trình đánh giá tham số tách rời với quá trình thiết kế bộ điều khiển. Luật thích nghi không phụ thuộc vào việc chọn luật điều khiển.

Trong hệ thống điều khiển thích nghi tự chỉnh có thể sử dụng phương pháp điều khiển trực tiếp hoặc điều khiển gián tiếp. Đối với điều khiển gián tiếp, sau khi ước lượng các hông số đối tượng, các thông số bộ điều khiển được tính toán theo các chỉ tiêu yêu cầu.

Còn điều khiển trực tiếp, cần xác định lại các thông số đối tượng dựa trên thông số bộ điều khiển đồng thời cũng là các giá trị chưa xác định và sau đó sử dụng các kỹ thuật đánh giá tiêu chuẩn cho các mô hình đó.

Ưu điểm của hệ thống tự chỉnh là thiết kế mềm dẻo và đơn giản hơn song việc phân tích tính hội tụ của hệ thống lại phức tạp hơn.

2.3.2 Phương pháp điều khiển mờ.


Điểm mạnh cơ bản của điều khiển mờ so với kỹ thuật điều khiển kinh điển là nó áp dụng rất hiệu quả trong các quá trình chưa được xác định rõ hay không thể đo đạc chính xác, các quá trình được điều khiển ở điều kiện thiếu thông tin. Điều khiển mờ đã tích hợp kinh nghiệm của các chuyên gia để điều khiển mà không cần hiểu biết nhiều về các thông số của hệ thống.


Điều khiển mờ chiếm một vị trí quan trọng trong điều khiển học kỹ thuật hiện đại, đến nay điều khiển mờ đã là một phương pháp điều khiển nổi bật bởi tính linh hoạt và đã thu được những kết quả khả quan trong nghiên cứu, ứng dụng lý thuyết tập mờ, logic mờ và suy luận mờ. Những ý tưởng cơ bản trong hệ điều khiển logic mờ là tích hợp kiến thức của các chuyên gia trong thao tác vào các bộ điều khiển trong quà trình điều khiển, quan hệ giữa các đầu vào và đầu ra của hệ điều khiển logic mờ được thiết lập thông qua  việc lựa chọn các luật điều khiển mờ ( như luật IF - THEN ) trên các biến ngôn ngữ. luật điều khiển IF – THEN là một cấu trúc điều khiển dạng Nếu – Thì, trong đó có một từ được đặc trưng bởi các hàm liên thuộc liên tục. Các luật mờ và các thiết bị suy luận mờ là những công cụ gắn liền với việc sử dụng kinh nghiệm chuyên gia trong việc thiết kế các bộ điều khiển.


So với các giải pháp kỹ thuật từ trước tới nay được áp dụng để tổng hợp các hệ thống điều khiển bằng điều khiển mờ có những ưu điểm rõ rệt sau:


-  Khối lượng công việc thiết kế giảm di nhiều do không cần sử dụng mô hình đối tượng trong việc tổng hợp hệ thống.



 


-  Bộ điều khiển mờ để dễ hiểu hơn so với các bộ điều khiển khác ( cả về kỹ thuật ) và dễ dàng thay đổi..Đối với các bài toán thiết kế có độ phức tạp cao, giải pháp dùng bộ điều khiển mờ cho phép giảm khối lượng tính toán và giá thành sản phẩm.



-  Trong nhiều trường hợp bộ điều khiển mờ làm việc ổn định hơn, bền vững hơn khả năng chống nhiễu cao hơn và chất lượng điều khiển cao hơn .


Ngày nay, với tốc độ phát triển vượt bậc của tin học và sự tương đối hoàn thiện của lý thuyết điều khiển đã chắp cánh cho sự phát triển đa dạng và phong phú của các hệ điều khiển mờ. Tuy nhiên vấn đề tổng hợp được một bộ điều khiển mờ một cách chặt chẽ và ứng dụng cho một đối tượng cụ thể nhằm nâng cao chất lượng điều khiển đang là sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu.

2.3.2.1Sơ đồ khối của bộ điều khiển mờ.


Cấu trúc chung của bộ điều khiển mờ gồm bốn khối: khối mờ hoá, khối hợp thành, khối kuật mờ và khối giải mờ. ( Hình 2.12 )


 [image: image105.emf]


Hình 2.18: sơ đồ khối của bộ điều khiển  mờ.


Khối luật mờ và khối hợp thành là phần cốt lõi của bộ điều khiển mờ vì nó có khả năng mô phỏng những suy nghĩ, suy đoán của con người để đạt được mục tiêu điều khiển mong muốn.


Trong điều khiển logic mờ, kinh nghiệm chuyên gia cùng các kỹ năng, kỹ xảo đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn các biến trạng thái và biến điều khiển. Các biến vào của bộ điều khiển logic mờ thưòng là trạng thái, sai lệch trạng thái, đạo hàm sai lệch trạng thái, tích phân sai lệch.v.v ..


Số lượng các tập mờ là trọng tâm cần lưu ý khi thiết kế các hệ điều khiển logic mờ. Trong một miền giá trị ta có thể chọn số tập mờ khác nhau, thông thường miền giá trị mờ đầu vào được chia thành nhiều tập mờ gối lên nhau. Thường người ta chia số tập mờ tù 3 đến 9 giá trị, số lượng các tập mờ đầu vào xác định số lượng lớn nhất các luật điều khiển mờ trong hệ điều khiển logic mờ.


Khối hợp thành có nhiệm vụ đưa vào tập mờ đầu vào (trong tập cơ sở U ) và tập các luật mờ( do người thiết kế đặt ra ) để tạo thành tập mờ đầu ra ( trong tập cơ sở V ). Hay nói cách khác là nhiệm vụ của khối hợp thành là thực hiện ánh xạ tập mờ đầu vào ( trong U ) thành tập mờ đầu ra ( trong V ) theo các luật mờ đã có.


Các nguyên lý logic mờ được áp dụng trong khối hợp thành để tổ hợp từ các luật mờ IF – THEN trong luật mờ cơ bản thành thao tác gán một tập mờ A’ ( trong U ) tới tập mờ B’ ( trong V ). Ta đã biết rằng các luật mờ IF  - THEN được diễn giải thành các quan hệ mờ trong không gian nền U x V.


Khi dùng quy tắc MAX – MIN thì dấu “ *” được thay thế bằng cách lấy cực tiểu.


Khi dùng quy tắc MAX – PROD thì dấu  “ *” được thực hiện bằng phép nhân bình thường.


Các luật mờ cơ bản là tập hợp các luật mờ IF – THEN được xây dựng trên các biến ngôn ngữ, các luật mờ này được đặc trưng cho mối liên hệ giữa đầu vào và đầu ra của hệ, nó là trái tim của hệ điêu khiển logic mờ. Sử dụng luật mờ cơ bản này làm công cụ để suy luận  và đưa ra các đáp ứng một cách có hiệu quả.


Ta xét hệ mờ với nhiều đầu vào và một đầu ra ( hệ MISO ) với U = U1xU2x….xUn 
[image: image106.wmf]Ì

 Rn. Nếu hệ có m đầu ra từ y1, y2,…..yn thì có thể phân thành m hệ mỗi hệ có n đầu vào và một đầu ra.



Luật cơ sở là luật có dạng sau:



Ru(1): Nếu x1 là An1 VÀ…VÀ xn là An1 Thì y là B1                       ( 2.18 )


Trong đó Ai1 là B1 là các tập hợp mờ trong U1 
[image: image107.wmf]Ì

 Rn vµV 
[image: image108.wmf]Ì

 R, nếu có M luật mờ cơ sở thì 1 = 1,2,…,M.


Luật mờ trên là luật mờ chính tắc, từ luật mờ chính tắc trên có một số mệnh khác bổ trợ khác.


Giải mờ được định nghĩa như gán một tập mờ B’ trong V 
[image: image109.wmf]Ì

 R ( Là  đầu ra của thiết bị hợp thành ) với một giá trị rõ y* 
[image: image110.wmf]Î

 V. Như vậy phép giải mờ là cụ thể hoá một điểm trong V mà nó có thể hiện rõ nhất tập mờ B’ . Tuy nhiên tập mờ B’ được xây dựng theo các cách khác nhau.


Để chọn phương pháp giải mờ thích hợp ta có thể dựa vào các tiêu chuẩn sau đây:
















- Tính tin cậy: Điểm y* phải đại diện cho tập mờ B’ một cách trực giác, ví dụ có thể nằm ở gần giữa miền xác định của tập mờ B hoặc là điểm của hàm liên thuộc cao nhất trong B.










- Đơn giản trong tính toán: đây là tiêu chuẩn quan trọng vì trong điều khiển mờ các tính toán đều làm việc trong chế độ thời gian thực.





- Tính liên tục: Thể hiện ở việc làm khi có sự thay đổi nhỏ trong B’ sẽ không gây sự biến đổi lớn trong y*.









2.3.2.2. Bộ điều khiển mờ tĩnh:



Bộ điều khiển mờ tĩnh là bộ điều khiển mờ có quan hệ vào/ra y(x) liên hệ nhau theo một phương trình đại số ( tuyến tính hoặc phi tuyến ). Các bộ điều khiển tĩnh điển hình là bộ khuyếch đại P, bộ điều khiển relay hai vị trí, ba vị trí v.v…


Một trong các dạng hay dùng của bộ điều khiển mờ tĩnh là bộ điều khiển mờ tuyến tính từng đoạn, nó cho phép ta thay đổi mức độ điều khiển trong các phạm vi khác nhau của quá trình, do đó nâng cao được chất lượng điều khiển.


Bộ điều khiển mờ tĩnh có ưu điểm là đơn giản, dễ thiết kế, song nó có nhược điểm là chất lượng điều khiển không cao vì chưa đề cập đến các trạng thái động ( vận tốc, gia tốc…) của quá trình, do đó nó chỉ được sử dụng trong các trường hợp đơn giản.

2.3.2.3. Bộ điều khiển mờ động.




Một trong các dạng hay dùng của bộ điều khiển mờ mà đầu vào có xét tới các trạng thái động của đối tượng. Ví dụ đối với hệ điều khiển theo sai lệch thì đầu vào của bộ điều khiển mờ ngoài tín hiệu sai lệch e theo thời gian còn có các đạo hàm của sai lệch giúp cho bộ điều khiển phản ứng kịp thời các biến động đột xuất của đối tượng.


Các bộ điều khiển mờ động hay được dùng hiện nay là bộ điều khiển mờ theo luật tỉ lệ tích phân, tỉ lệ vi phân và tỉ lệ vi tích phân ( PI, PD và PID ).


Một bộ điều khiển mờ theo luật I có thể thiết kế từ một bộ điều khiển mờ theo luật P (bộ điều khiển mờ tuyến tính ) bằng cách nắc nối tiếp một khâu tích phân kinh điển vào trước hoặc sau khối mờ đó. Do tính phi tuyến của hệ mờ, nên việc mắc khâu tích phân trước hay sau hệ mờ hoàn toàn khác nhau (Hình 2.13 a,b).

[image: image111]   




Hình 2.19 (a,b): Hệ điều khiển mờ theo luật PI

Khi mắc nối tiếp ở đầu vào một bộ điều khiển mờ theo luật tỉ lệ một khâu vi phân sẽ có được một bộ điều khiển mờ theo luật tỉ lệ vi phân PD ( Hình 2.14 ).
[image: image112.emf]


Hình 2.20: Hệ điều khiển mờ theo luật PD


Thành phần của bộ điều khiển này cũng giống như bộ điều khiển theo luật PD thông thường bao gồm sai lệch giữa tín hiệu chủ đạo và tín hiệu ra của hệ thống e và đạo hàm của sai lệch e’. Thành phần vi phân giúp cho hệ thống phản ứng chính xác hơn với những biến đổi lớn của sai lệch theo thời gian. Phát triển tiếp từ ví dụ về bộ điều khiển mờ theo luật P thành bộ điều khiển mờ theo luật PD hoàn toàn đơn giản.

Trong kỹ thuật điều khiển kinh điển, bộ điều khiển PID được biết đến như là một giải pháp đa năng và có miền ứng dụng rộng lớn. Định nghĩa về bộ điều khiển theo luật PID kinh điển trước đây vẫn có thể sử dụng cho một bộ điều khiển mờ theo luật PID. Bộ điều khiển mờ theo luật PID được thiết kế theo hai thuật toán:



- Thuật toán chỉnh định PID.



- Thuật toán PID tốc độ.



Bộ điều khiển mờ được thiết kế theo thuật toán chỉnh định PID có 3 đầu vào gồm sai lệch e giữa tín hiệu chủ đạo và tín hiệu ra, đạo hàm và tích phân của sai lệch. Đầu ra của bộ điều khiển mờ chính là tín hiệu điều khiển u(t).
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                                          ( 2.19 )


Với thuật toán PID tốc độ, bộ điều khiển PID có 3 đầu vào: sai lệch e giữa tín hiệu đầu vào và tín hiệu chủ đạo, đạo hàm bậc nhất e’ và đạo hàm bậc hai e’’ của sai lệch. Đầu ra của hệ mờ là đạo hàm 
[image: image114.wmf]dt

du

 của tín hiệu điều khiển u(t).
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Do trong thực tế thường có một hoặc hai thành phần trong (2.19), (2.20) được bỏ qua nên thay vì thiết kế một bộ điều khiển PID hoàn chỉnh người ta lại thường tổng hợp các bộ điều khiển PI hoặc PD.


Bộ điều khiển PID mờ được thiết kế trên cơ sở của bộ điều khiển PD mờ bằng cách mắc nối tiếp ở đầu ra của bộ điều khiển PD mờ một khâu tích phân 

[image: image116.emf]






Hình 2.21: Hệ điều khiển mờ PID.

Cho đến nay, nhiều dạng cấu trúc của PID mờ hay còn được gọi là bộ điều khiển mờ ba thành phần đã được nghiên cứu. Các dạng cấu trúc này thường được thiết lập trên cơ sở tách bộ điều chỉnh PID thành hai bộ điều chỉnh PD và PI ( hoặc I ). Việc phân chia này chỉ nhằm mục đích thiết lập các hệ luật cho PD và PI ( hoặc I ) gồm hai ( hoặc 1 ) biến vào, một biến ra, thay vì phải thiết lập ba biến vào. Hệ luật cho bộ điều chỉnh PID mờ kiểu này thường dựa trên ma trận do MacVicar-whelan đề xuất. Cấu trúc này không làm giảm số luật mà chỉ đơn giản cho việc tính toán.
2.3.2.4. Hệ điều khiển mờ lai F-PID.


Hệ mờ lai viết tắt là F-PID là hệ điều khiển trong đó thiết bị điều khiển gồm 2 thành phần: Thành phần điều khiển kinh điển và thành phàn điều khiển mờ.


Bộ điều chỉnh F-PID có thể thiết lập dựa trên hai tín hiệu là sai lệch e(t) và đạo hàm của nó e’(t). ý tưởng chính là FLC có đặc tính rất tốt ở vùng sai lệch lớn, ở đó với đặc tính phi tuyến của nó có thể tạo ra phản ứng động rất nhanh. Khi quá trình của hệ tiến gần đến điểm đặt ( sai lệch e(t) và đạo hàm của nó e’(t), xấp xỉ bằng 0 ) vai trò của FLC bị hạn chế nên bộ điều chỉnh sẽ làm việc như một bộ điều chỉnh PID bình thường. Trên hình 2.22 thể hiện ý tưởng thiết lập bộ điều chỉnh F-PID và phân vùng tác động của chúng.

[image: image117.emf]


Hình 2.22: Các vùng tác động của FLC và PID.


Sự chuyển đổi giữa các vùng tác động của FLC và PID có thể thực hiện nhờ khoá mờ hoặc dùng chính FLC . Nếu sự chuyển đổi dùng FLC thì ngoài nhiệm vụ là bộ điều chỉnh FLC còn làm nhiệm vụ giám sát hành vi của hệ thống để thực hiện sự chuyển đổi. Việc chuyển đổi tác động giữa FLC và PID có thể thực hiện nhờ luật đơn giản sau:



if ‌‌‌
[image: image118.wmf])
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 dương lớn thì u là FLC



if ‌‌‌
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Để thực hiện chuyển đổi mờ giữa các mức FLC và bộ chuyển đổi PID, ta có thể thiết lập nhiều bộ điều chỉnh PIDi ( I = 1,2…n ) mà mỗi bộ được chọn để tối ưu chất lượng theo một nghĩa nào đó để tạo ra đặc tính tốt trong một vùng giới hạn của biến vào .Các bộ điều chỉnh này có chung thông tin ở đầu vào và sự tác động phụ thuộc vào giá trị của chúng.


Trong trường hợp này, luật chuyển đổi có thể viết theo hệ mờ như sau:

If ( trạng thái của hệ  ) is Ei then ( tín hiệu điều khiển ) = u1




[image: image122.emf]


Hình 2.23. vùng tác động của các bộ điều chỉnh PID


Trong đó i = 1,2,……,n; Ei là biến ngôn ngữ của tín hiêu vào, ui là các hàm với các tham số của tác động điều khiển. Nếu tại mỗi vùng điều chỉnh, tác động điều khiển là do bộ điều chỉnh PIDi với: 
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        (2.21)


Như  vậy các hệ số của bộ điều chỉnh PID mới phụ thuộc các tín hiệu đầu vào , tổng quát hơn là phụ thuộc vào trạng thái của hệ. Nếu coi các hệ số Kpi và KDi và KIi chính là kết quả giảI mờ theo phương pháp trung bình trọng tâm từ ba hệ mờ hàm: 

· 
Hệ mờ hàm tính hệ số Kp với hệ luật:


 Ru(i): if ER is Ep and CER is CEq then Kpi = KPi(.)

· Hệ mò hàm tính hệ số KD với hệ luật: 



 Ru(i): if ER is Ep and CER is CEq then KDi = KDi(.)

· 
Hệ mờ hàm tính hệ số KI với hệ luật : 



Ru(i): if ER is Ep and CER is CEq then KIi = KIi(.)


Khi các hệ số KPi, KDi và KIi được mờ hoá bởi các tập mờ, có thể xem như hệ lúc đó gồm 3 tập mờ chuẩn đối với các hệ số KPi, KDi và KIi. Trong trường hợp này, các hệ số của bộ điều chỉnh PID mới có thể tính như sau; 
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  tương ứng là tâm các tập mờ của hệ số KPi, KDi và KIi được mờ hoá.

Trong hệ thống điều khiển trượt, tín hiệu đièu khiển luôn đảo cực tính giữa 2 giá trị +u và -u. Đơn giản nhất ta xét đối tượng điều khiển gồm  2 khâu tích phân được điều khiển bởi rơ le 2 cực tính 


Ta có hệ phương trình sau:
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            ( 2.22 )


Đây là phương trình Parabol mà quỹ đạo là 2 nửa Parabol với đường chuyển đổi 

e = - ( y1 + 
[image: image132.wmf]l

y2 ) = 0




           
(  2.23 )


Quỹ đao pha hội tụ về gốc trục và dao động tắt dần. Nhận thấy rằng với hệ số phản hồi lớn sẽ tồn tai một đoạn thẳng AB  của đường chuyển đổi mà trong phạm vi này chuyển động thực hiện theo chế độ trượt nghĩa là theo đường chuyển đổi chứ không theo quỹ đạo pha.


Khi ở chế độ trượt, hệ có hành vi như một hệ tuyến tính và chất lượng của hệ thống đựoc nâng cao.


2.4. kết luận
Qua nghiên cứu các ph­​¬ng pháp điều khiển có thÓt sử dụng để điều khiển quá trình gia nhiệt. Với các ph­​¬ng pháp điều khiển cơ bản mỗi phương pháp thường chỉ giải quyết ®­​îc một vấn đề trong điều khiển, và có không ít những khó khăn khi áp dụng nh​­ điều khiển truyền thẳng chỉ loại bỏ ®​­îc nhiễu trước khi nó ảnh hưởng đến quá trình làm việc, tuy nhiên nó không có khả năng làm giảm sai lệch đối tượng và sai lệch mô hình tới chất lượng điều khiển cũng nh​­ không có khả năng ổn định một quá trình không ổn định. Hay điều khiển phản hồi cho phép ổn định một quá trình không ổn định bằng cách tính toán đầu ra của nó dựa theo sai lệch, không cần phân biệt sai lệch đó là do nhiễu hay thay đổi giá trị đặt gây ra. Tuy nhiên với điều khiển phản hồi rất khó xác định chính xác mô hình đối tượng, do vậy việc điều chỉnh tín hiệu cần điều khiển chỉ có thể thông qua quan sát diễn biến đầu ra, điều này dẫn đến việc thiết kế và chỉnh định bộ điều khiển để đồng thời thỏa mãn tất cả các yêu cầu đặt ra không phải là công việc đơn giản, thậm chí có thể không thực hiện được. 

Trong các ph​ương pháp điều khiển hiện đại điều khiển thích nghi bộc lộ nhiều ​u điểm hơn các phương pháp điều khiển cơ bản. Với hệ điều khiển thích nghi thì cấu trúc của bộ điều khiển có thể tự động hay đổi theo sự biến thiên thông số của hệ do đó chất lư​ợng ra của hệ luôn đ​ược đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu đã định trước. Tuy nhiên hệ điều khiển thích nghi thường có cấu trúc và tham số đã đư​ợc chỉnh định theo tiêu chuẩn tối ư​u nào đó tại giá trị xác định của hệ, do đó không thể đảm bảo chắc chắn rằng hệ luôn ổn định khi tham số, cấu trúc của hệ bị thay đổi. 

Đối với một hệ có cấu trúc luôn thay đổi hoặc một hệ mà không thể biết rõ những thông tin chính xác về hệ thì phư​ơng pháp điều khiển mờ cho ta hiệu quả cao hơn cả. Bộ điều khiển mờ có đặc điểm là có tính phi tuyến mạnh, khả năng chống nhiễu cao, nó rất phù hợp với hệ có tính phi tuyến, phụ thuộc thời gian, có tham số rải và thời gian trễ lớn. Xuất phát từ những phân tích trên tôi chọn phương pháp điều khiển mờ để nghiên cứu và ứng dụng trong hệ điều khiển quá trình gia nhiệt .



Hình1.8:  Van servo tấm chắn 
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Hình 1.5: Van tiết lưu
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Hình 1.6: Van tiết lưu cân bằng áp
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Hình 1.4: Hàm truyền của quá trình không có tính tự cân bằng









































Hình 1.3: Hàm truyền của quá trình có tính tự cân bằng
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Hình 1.1: Sơ đồ kinh điển của cấu trúc điều khiển quá trình
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� EMBED Equation.3  ���
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Hình 1.9: Can nhiệt điện
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Hình1.10: Cấu trúc hệ thống đo áp suất tự động












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































� EMBED Equation.3  ���
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